Đề số 1: 

Câu 1 
a. Người ta cho chuối chín vào ngăn đá tủ lạnh để nó đông cứng lại, sau đó lấy ra để tan hết đá thấy quả chuối mềm hơn rất nhiều so với lúc chưa để vào tủ lạnh. Hãy giải thích? 

b. Nêu vai trò của mỗi nhóm nguyên tố hóa học có trong tế bào?
Câu 2
a. Vì sao phôtpholipit có tính lưỡng cực?
b. Khi tiến hành thí nghiệm về tính thấm của tế bào sống và tế bào chết, kết quả có sự khác nhau về màu sắc của lát cắt phôi không đun cách thủy với lát cắt phôi đun cách thủy. Hãy giải thích về sự khác nhau đó ?

Câu 3

a. Nước được hình thành trong quang hợp ở pha sáng hay pha tối? Bằng cách nào có thể chứng minh trong quá trình quang hợp nước sinh ra ở pha đó?

b. Để tạo ra 20 phân tử glucôzơ, pha tối cần sử dụng bao  nhiêu ATP, NADPH từ pha sáng?
Câu 4
a. Vì sao nói hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men đều là quá trình dị hoá? Căn cứ vào đặc điểm nào người ta phân biệt 3 quá trình này?
b. Quá trình vận chuyển H+ từ xoang gian màng vào chất nền ti thể để tổng hợp ATP được thực hiện theo phương thức vận chuyển nào? Điều kiện để xẩy ra phương thức vận chuyển đó?

Câu 5
a. Cho biết các quá trình chuyển hoá vật chất có thể xẩy ra trong tế bào? Enzim làm giảm năng lượng hoạt hóa bằng cách nào? 

b. Nêu điểm khác biệt giữa hóa tổng hợp và quang tổng hợp về đối tượng thực hiện và nguồn năng lượng?

Câu 6 
a. Nhà khoa học tiến hành phá nhân của tế bào trứng ếch thuộc nòi A rồi lấy nhân của tế bào trứng ếch thuộc nòi B cấy vào. Ếch con được tạo ra mang đặc điểm chủ yếu của nòi nào? Thí nghiệm chứng minh điều gì?
b. Tế bào cơ, tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu, loại tế bào nào có nhiếu lizôxôm nhất? Tại sao?
Câu 7
Nêu các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất? Điều kiện để xẩy ra vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất?
Câu 8

a. Trong nước mắm và trong tương có rất nhiều axit amin. Chất này có nguồn gốc từ đâu, do vi sinh vật nào tác động để tạo thành?

b. Làm nước sirô quả trong bình nhựa kín, sau một thời gian thì bình sẽ căng phồng. Hãy giải thích tại sao?

Câu 9
a. Trong quá trình hô hấp nội bào, có 2 giai đoạn xẩy ra tại ti thể. Đó là giai đoạn nào và xẩy ra ở đâu?
b. Trong quá trình hô hấp nội bào có 5 phân tử glucôzơ được phân giải. Tính số NADH và FADH2 tạo ra?
Câu 10
Ở ruồi giấm, một tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần, các tế bào con tạo ra đều qua giảm phân tạo giao tử. Các giao tử hình thành tham gia thụ tinh với hiệu suất là 12,5% đã tạo ra 16 hợp tử. Tổng số nguyên liệu tương đương với số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình trên là 504. Xác định số lần nguyên phân của tế bào ban đầu và giới tính của ruồi giấm.

- Hết -
ĐÁP ÁN
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
(1.0đ)
	a. Giải thích:

- Quả chuối khi chưa cho vào tủ lạnh, các tế bào chưa bị vỡ liên kết với nhau tạo độ cứng nhất định..........................................................................................................................................
- Khi đưa vào ngăn đá tủ lạnh, nước trong tế bào quả chuối đông thành đá -> tế bào bị 

vỡ ->  khi đá tan tế bào đã vỡ không còn liên kết với nhau như ban đầu nữa => quả 

chuối sẽ mềm hơn.....................................................................................................................
b. Vai trò của mỗi nhóm nguyên tố:

- Nguyên tố đa lượng: Tham gia cấu tạo tế bào.........................................................................

- Nguyên tố vi lượng: Tham gia trao đổi chất: Vì cấu tạo enzim xúc tác cho các phản ứng sinh hoá trong tế bào...................................................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2
(1.0đ)
	a. Phôtpholipit có tính lưỡng cực vì :
- Phôtpholipit có cấu trúc gồm: 1 phân tử glixeron liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat (nhóm này nối glixeron với 1 ancol phức).................................................................
- Đầu ancol phức ưa nước, đuôi axit béo kị nước...................................................................
b. Giải thích :
- Phôi sống không nhuộm màu còn phôi chết bắt màu............................................................

- Tế bào sống có khả năng thấm chọn lọc chỉ cho các chất cần thiết đi qua màng vào trong tế bào, còn phôi chết không có đặc tính này. .............................................................................
	0,25
0,25

0,25

0,25

	3

(1,0đ)
	a. 

- Nước được hình thành trong pha tối của quang hợp..............................................................

- Chứng minh nước sinh ra từ pha tối dựa trên phản ứng quang hợp đầy đủ:

                  6CO2 + 12H2O -> C6H12O6 + 6O2  + 6H2O

Dùng ôxi nguyên tử đánh dấu trong CO2, khi quang hợp thấy ôxi nguyên tử đánh dấu có trong glucozơ và nước => Như vậy, ôxi của nước là ôxi từ CO2. Vì CO2 chỉ tham gia vào pha tối...............................................................................................................................................

b. Tạo 20 glucôzơ, pha tối đã dùng:

                              20X18 =  360 ATP………………………………………………

                                              20X12 = 240 NADPH………………………………………….
	0,25

0,25

0,25

0,25


	4

(1,0đ)
	a.

* Vì: Cả 3 quá trình này đều là quá trình phân giải chất hữu cơ, đồng thời giải phóng năng lượng.............................................................................................................................
* Căn cứ vào chất nhận e cuối cùng: Hô hấp hiếu khí (Chất nhận e cuối cùng là O2),hô hấp kị khí (Chất nhận e cuối cùng là ôxi liên kết), lên men (Chất nhận e cuối cùng là chất hữu cơ).....................................................................................................................................
b.

- Phương thức: Bị động (thụ động)........................................................................................
- Điều kiện: Cần phải có chênh lệch nồng độ.........................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	5

(1,0đ)
	a.

* Các quá trình chuyển hoá có thể xẩy ra: Đồng hoá và dị hoá...............................................

* Enzim làm giảm năng lượng hoạt hoá bằng cách: Tạo nhiều phản ứng trung gian...............

b. Phân biệt:

Chỉ tiêu so sánh

Hóa tổng hợp

Quang tổng hợp

Đối tượng

Vi khuẩn hóa tổng hợp

Vi khuẩn quang hợp, trùng roi, tảo, thực vật…………………..

Nguồn năng lượng

Phản ứng hóa học

Năng lượng ánh sáng………..


	0,25

0,25

0,25

0,25

	6

(1,0đ)
	a. 

- Kết quả: Ếch con này mang đặc điểm của nòi B.....................................................................

- Qua thí nghiệm chuyển nhân chứng minh được rằng nhân là nơi chứa thông tin di truyền của tế bào (Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào)..............................
b. 

- Tế bào bạch cầu có nhiều lizoxom nhất...................................................................................

- Giải thích: Do tế bào bạch cầu có chức năng tiêu diệt các tế bào vi khuẩn cũng như các tế bào bệnh lí, tế bào già nên nó phải có nhiều lizoxom nhất.......................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	7

(1.0đ)
	* Các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất:
- Vận chuyển trực tiếp qua lớp kép phôtpholipit.......................................................................

- Vận chuyển qua kênh prôtêin.................................................................................................

* Điều kiện:

- Phải có kênh prôtêin..............................................................................................................

- Phải được cung cấp năng lượng ATP....................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	8

(1.0đ)
	a. 

- Axit amin trong nước mắm có nguồn gốc từ protein của cá, vi sinh vật tác động để tạo thành là: vi khuẩn ....................................................................................................................

- Axit amin trong tương có nguồn gốc từ đậu tương, vi sinh vật tác động để tạo thành là: Nấm sợi (nấm vàng hoa cau).....................................................................................................
b. Giải thích: 


- Trên vỏ quả có rất nhiều tế bào nấm men. Nấm men sẽ lên men đường thành rượu etilic và CO2...............................................................................................................................................................................................................
- Khí CO2 được tạo thành không thể thoát ra khỏi bình kín nên làm cho bình căng phồng lên..............................................................................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	9

(1.0đ)
	a. Các giai đoạn hô hấp xẩy ra tại ti thể:

- Chu trình crep: Xẩy ra tại chất nền ti thể…………………………………………………..

- Chuỗi vận chuyển điện tử: Xẩy ra ở màng trong ti thể…………………………………….

b. Số NADH và FADH2 tạo ra:

- Số NADH tạo ra: 5 x 10 = 50................................................................................................

- Sô FADH2 tạo ra: 5 x 2 = 10.................................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	10

(1.0đ)
	Xác định số lần nguyên phân và giới tính

- Số giao tử tạo ra : (16 x 100) : 12,5 = 128…………………………………………………

- Gọi k là số lần guyên phân của tế bào ban đầu (k nguyên, dương)

+ Số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân :

    (2k – 1)2n = (2k – 1)8

+ Số NST cung cấp cho quá trình giảm phân : 2k.2n = 2k . 8

 =>   Từ giả thiết ta có : (2k – 1)8 + 2k . 8 = 504 

        <( Số lần nguyên phân k = 5………………………………………………………..…

- Số tế bào tạo ra qua nguyên phân (tế bào sinh giao tử) : 25 = 32………………………......
- Số giao tử sinh ra từ một tế bào sinh giao tử : 128/32 = 4 

( Một tế bào sinh giao tử qua giảm phân tạo ra 4 giao tử ( Ruồi giấm đực……………….
	0,25

0,25

0,25

0,25


………………………………………..Hết……………………………………….
Đề số 2: 

     Câu I. (6,0 điểm)

1. (2,0 điểm)

Tinh bột, xenlulôzơ, photpholipit và protêin là các đại phân tử sinh học.

a. Chất nào trong các chất kể trên không phải là pôlime?

b. Chất nào không tìm thấy trong lục lạp? 

c. Nêu công thức cấu tạo và vai trò của xenlulôzơ

2. (1,0 điểm)

Tại sao có giả thiết cho rằng ti thể có nguồn gốc từ tế bào nhân sơ?

3.(1,0 điểm) 

Những phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?. Nếu sai em hãy sửa lại cho đúng.

a. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương sẽ bị trương lên và bị vỡ ra.

b. Các tế bào có thể nhận biết nhau do màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là prôtêin bám màng.


      c.Tế bào bạch cầu ở người có khả năng thay dổi hình dạng nhưng vẫn hoạt động bình thường.

      d.Các vi ống và vi sợi là thành phần bền nhất của khung xương tế bào.

4.(2,0 điểm) 

    a. Prôtêin được tổng hợp ở bào quan nào? Sau khi tổng hợp chúng sẽ được vận chuyển ra khỏi tế bào bằng con đường nào?

    b. Vì sao nước đá nổi trong nước thường?

Câu II: (3,0 điểm)

1. (2,0 điểm)

a. Nêu cơ chế chung của quá  trình tổng hợp ATP trong quang hợp và hô hấp theo thuyết hoá thẩm  (của Michell) và vai trò của ATP được tạo ra trong quá trình này ?

b. Ở chu trình C3 enzym nào có vai trò quan trọng nhất? vì sao? Hãy tính hiệu qủa năng lượng của chu trình C3 (với 1ATP = 7,3Kcal, 1NADPH = 52,7Kcal )? (cho biết khi oxi hoá hoàn toàn 1 phân tử C6H12O6 = 674Kcal )

2.  (1,0 điểm)

Tại sao đồng hoá cacbon bằng phương thức quang hợp ở cây xanh có ưu thế hơn so với phương thức hoá tổng hợp ở vi sinh vật?

Câu III: (5,0 điểm)

1. (1,5 điểm)

Sơ đồ sau đây biểu diễn hàm lượng ADN trong một tế bào của quá trình phân bào (a:Hàm lượng AND) Hàm lượng ADN trong 1 tế bào
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I
        II        III      IV     V      VI
                  Thời gian

a. Đây là quá trình phân bào gì?

b. Xác định các giai đoạn tương ứng: I, II, III, IV, V, VI trong sơ đồ trên.

2. (1,5 điểm)

Nêu đặc điểm các pha  trong kỳ trung gian của quá trình phân bào. Em có nhận xét gì

về kỳ trung gian ở các loại tế bào sau: Tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, tế bào thần kinh, tế bào ung thư?

3. (2,0 điểm)

      10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 2480 nhiểm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 10% và tạo ra 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân. Hãy xác định:

a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó?.

b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?

Câu IV: (3,0 điểm)

1. (1,0 điểm)

Vi khuẩn lam tổng hợp chất hữu cơ của mình từ nguồn C nào? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

2. (1,0 điểm)

Vì sao vi sinh vật kị khí bắt buộc chỉ có thể sống và phát triển trong điều kiện không có oxy không khí?

3. (1,0 điểm)

Nêu ứng dụng của vi sinh vật trong đời sống.

Câu V: (3,0 điểm)

1.(1,5 điểm)

 Gọt vỏ 1 củ khoai tây rồi cắt làm đôi, khoét bỏ phần ruột tạo 2 cốc A và B. Đặt 2 cốc bằng củ khoai vào 2 đĩa petri.

· Lấy 1 củ khoai khác có kích thước tương tự đem đun trong nước sôi trong 5 phút. Gọt vỏ rồi cắt đôi. Khoét ruột 1 nửa củ tạo thành cốc C. Đặt cốc C vào đĩa petri.

· Cho nước cất vào các đĩa petri.

· Rót dung dịch đường đậm đặc vào cốc B và C. Đánh dấu nước dung dịch bằng kim ghim.

· Để yên 3 cốc A, B, C trong 24 giờ.

a. Mức dung dịch đường trong cốc B và C thay đổi thế nào? Tại sao?

b. Trong cốc A có nước không? Tại sao?

     2.(1,5 điểm)

a. Nêu cơ chất, tác nhân, sản phẩm, phương trình phản ứng của quá trình lên men rượu?

      b. Tại sao trong thực tế,  quá trình lên men rượu thường phải giữ nhiệt độ ổn định? Độ pH thích hợp cho quá trình lên men rượu là bao nhiêu? Tăng pH >7 được không? Tại sao?

------------------------------Hết---------------------------------

  ĐÁP ÁN 
Câu I: (6đ)

1.(2 điểm)

a.Chất trong các chất kể trên không phải là đa phân (polime) là photpholipit vì nó không được cấu tạo từ các đơn phân ( là monome) 

b.Chất không tìm thấy trong luc lạp là celluloz.

c. Công thức cấu tạo: (C6H10O5)n

- Tính chất: Celluloz được cấu tạo từ hàng nghìn gốc β-D-glucoz lên kết với nhau bằng liên kết β-1,4-glucozit. tạo nên cấu trúc mạch thẳng, rất bền vững khó bị thủy phân.

- Vai trò: 

* Celluloz tạo nên thành tế bào thực vật.

* Động vật nhai lại: celluloz là nguồn năng lượng cho cơ thể.

* Người và động vật không tổng hợp được enzym cellulaza nên không thể tiêu hóa được celluloz nhưng celluloz có tác dụng điều hòa hệ thống tiêu hóa làm giảm hàm lượng mỡ, cholesteron trong máu, tăng cường đào thải chất bã ra khỏi cơ thể.

2.(1 điểm) Ty thế có nguồn gốc từ vi khuẩn hiếu khí.

 Bằngchứng:

· ADN của ty thể giống ADN của vi khuẩn : cấu tạo trần, dạng vòng.

· Ribosom của ty thể giống ribosom của vi khuẩn về kích thước và thành phần rARN.

· Màng ngoài của ty thể giống màng tế bào nhân chuẩn. Màng trong tương ứng với màng sinh chất của vi khẩun bị thực bào.

3. .(1 điểm) 

   -  Sai.Không bị vỡ vì có thành tế bào.

   -  Sai. Dấu chuẩn là glycoprotein.

   -  Đúng.

   -  Thành phần bền nhất là sợi trung gian.

4. ( 2 điểm)

a. Con đường vận chuyển prôtêin ra khỏi tế bào :

· Prôtêin được tổng hợp ở Ribôxôm

· Lưới nội chất hạt-> thành túi tiết-> Gôngi-> Túi bóng-> màng sinh chất 

b. Nước đá nổi trên nước thường vì:

· Sự hấp dẫn tĩnh điện giữa các phân tử nước tạo mối liên kết yếu H2. Liên kết này mạnh nhất khi nó nằm trên đường thẳng qua trục O-H của phân tử nước bên cạnh và yếu hơn khi nó lệch trục O-H

· Ở nước đá liên kết H2 bền vững , mật độ phân tử ít , khoảng trống giữa các phân tử lớn.

· Ở nước thường liên kết H2 yếu, mật độ phân tử lớn , khoảng trống giữa các phân tử nhỏ. Vậy nước đá có cấu trúc thưa hơn và nó nổi trên nước thường.

Câu II (3,0 điểm):

1.( 2 điểm)
a. Cơ chế chung:

- Thực hiện thông qua photphoryl hóa gắn gốc P. vô cơ vào ADP nhờ năng lượng từ qúa trình quang hóa (ở QH) và oxy hóa (ở hô hấp) để tạo ATP.

- Thông qua chuổi vận chuyển điện tử và H+ qua màng: tạo ra sự chênh lệch nồng độ ion H+ hai bên màng tạo ra điện thế màng. Đây chính là động lực kích thích bơm ion H+ hoạt động và ion H+ đưpợc bơm qua màng, đi xuyên qua phức hệ ATP sintetaza, Kích động chúng tổng hợp ATP từ ADP và P vô cơ.

- Ở quang hợp thực hiện tại màng tilacoit và cứ 3 ion H+ qua màng sẽ tổng hợp 1 ATP. Ở hô hấp được thực hiện tại màng trong của ty thể và cứ 2 ion H+ qua màng sẽ tổng hợp được 1 ATP.

** Vai trò của ATP:

* Ở quang hợp: Cung cấp ATP cho giai đoạn khứ APG thành AlPG và giai đoạn phục hồi chất nhận Ri-1,5DP.

* Ở hô hấp: ATP được sử dụng để:

    -  Sinh tổng hợp các chất.

    -   Vận chuyển các chất.

· Co cơ.

· Dẫn truyền xung thần kinh.

b. Enzym quan trọng nhất là:

     - Enzym Ribuloz 1,5 DP carboxylaza.

     - Vì enzym này quyết định tốc độ vận hành và chiều hướng của chu trình. Nó quyết định phản ứng đầu tiên, phản ứng carboxyl hóa Ri-1,5DP.

2.  ( 1 điểm)    

Hiệu quả năng lượng của chu trình C3 là: 

    - Để tổng hợp1phân tử C6H12O6, chu trình phải sử dụng 12 NADPH , 18 ATP tương đương với 764 KC. Vì 12 NADPH x 52,7 KC + 18 ATP x 7,3 KC = 764 KC.

    - 1 phân tử C6H12O6 với sự trữ năng lượng là 764 KC 

( Hiệu quả: (674 / 764) x 100% = 88%

· Quang hợp ở cây xanh sử dụng hydro từ H2O rất dồi dào còn hóa năng hợp ở vi sinh vật sử dụng hydro từ chất vô cơ có hydro với liều lượng hạn chế. 

· Quang hợp ở cây xanh nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời là nguồn vô tận còn hoá năng hợp ở vi sihn vật nhận năng lượng từ các phản ứng oxy hóa rất ít.

Câu III (5,0 điểm)

1.  (1,5 điểm)   Đây là quá trình giảm phân:

- I.  Pha G1

- II. Pha S , G2

- III. Kỳ đầu 1, giữa 1, sau 1 

- IV. Kỳ cuối 1

- V. Kỳ đầu 2, giữa 2, sau 2.

- VI. Kỳ cuối 2

2. (1,5 điểm)   

Đặc điểm của các pha trong ký trung gian:

- Pha G1: gia tăng tế bào chất, hình thành nên các bào quan tổng hợp các ARN và các protein chuẩn bị các tiền chất cho sự tổng hợp ADN. Thời gian pha G1 rất khác nhau ở các loại tế bào. Cuối pha G1 có điểm kiểm soát R tế bào nào vượt qua R thì đi vào pha S, tế bào nào không vượt qua R thì đi vào quá trình biệt hóa.

- Pha S: có sự nhân đôi của ADN và sự nhân đôi NST, nhân đôi trung tử, tổn gợhp nhiều hợp châ`1t cao phân tử từ các hợp chất nhiều năng lượng.

- Pha G2: Tiếp tục tổng ợhp protein , hình thành thoi phân bào.

- Tế bào vi khuẩn: bphân chia kiểu trực phận nên không có kỳ truing gian.

- tế bào hồng cầu: không có nhân, không có khả năng phân chia nê7n không có kỳ trung gian.

- Tế bào thần kinh: Kỳ trung gian kéo dài suốt đời sống cơ thể.

- Tế bào ung thư: kỳ trung gian rất ngắn.

3. (2 điểm)   a.Gọi x là số lần NP của tế bào sinh dục sơ khai.

  2n là bộ NST lưỡng bội của loài.

Ta có : 2n (2x - 1) 10 = 2480

             
  2n.2x. 10 = 2560

( 2n = 8 : ruồi giấm.

b. Xác định giới tính:

Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai: 2n.2x. 10 = 2560

( 2x = 32.  ( x = 5.

Số tế bào con sinh ra là 320.

số giao tử tham gia thụ tinh: 128 x 100/ 10 = 1280.

Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử: 1280 / 320 = 4.( con đực.

Câu IV:  ( 3đ)

1. (1 điểm)   Vi khuẩn lam có khả năng quang tự dưỡng: sử dụng nguồn C của CO2.

Vi khuẩn lam có khả năng cố định N2 tự do ( N2 → NH3).

2. (1 điểm)   Chúng không có enzim catalaza và một số enzim khác do đó không thể loại được các sản phẩm oxi hoá độc hại cho tế bào như H2O2, các ion superoxit.

3. (1 điểm)   Ứng dụng: 

- Xử lý nước thải, rác thải.

- Sản xuất sinh khối ( giàu prôtêin, vitamin, enzim,..)

- Làm thuốc.

- Làm thức ăn bổ sung cho ngưòi và gia súc.

- Cung cấp O2.

Câu V: (3 điểm)   

1. (1,5 điểm)   
a. Mức dung dịch đường trong cốc B tăng vì: 

- Tế bào sống có tính chọn lọc.

- Thế nước trong đĩa pêtri cao hơn trong dung dịch đường trong cốc B → nước chui qua củ khoai vào cốc B bằng cách thẩm thấu → mực dung dịch dường trong cốc B tăng lên.

b. Dung dịch đường trong cốc C hạ xuống vì:

- Tế bào trong cốc C đã chết do đun sôi → thấm tự do → đường khuếch tán ra ngoài → dung dịch đường trong cốc C hạ xuống.

c. Trong cốc A không thấy nước → sự thẩm thấu không xảy ra vì không có sự chênh lệch nồng độ giữa hai môi trường.

2. (1,5 điểm)   
a. 

- Cơ chất: tinh bột, đường glucô

- Tác nhân : nấm men có trong bánh men rượu, có thể có một số loại nấm mốc, vi khuẩn.

- Sản phẩm: về mặt lý thuyết có Etanol 48,6%, CO2 46,6%, glixeron 33, 3%, axit sucxinic 0, 6%, sinh khối tế bào 1,2% so với lượng glucô sử dụng


- Phương trình  (C6H10O5 )n  + H2O 
n C6H12O6


- C6H12O6  
C2H5OH + CO2 + Q.

b. Nhiệt độ cao giảm hiệu suất sinh rượu.

- pH : 4 - 4,5.

- Không. Nếu pH lớn hơn 7 sẽ tạo glixêrin là chủ yếu.

Đề số 3: 

Câu I 

1) Giải thích vì sao:

      a. Vi rút tránh được sự tiêu diệt của thuốc kháng sinh.

      b. Tế bào lông hút có thể hút nước theo cơ chế thẩm thấu.

      c. Khi cây bị hạn hán, hàm lượng axít apxixic trong lá cây lại tăng lên.

      d. Người ta thường trồng xen cây họ đậu với cây ngũ cốc.

2) Phân biệt sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính ở cây có hoa.

Câu II 

1) Cường độ thoát hơi nước ở cây xanh phụ thuộc vào những yêú tố nào ? Giải thích.

2) Trao đổi nước và trao đổi muối khoáng ở cây xanh có quan hệ với nhau như thế nào ? 

3) Nêu những đặc điểm thích nghi của cây để đảm bảo sự trao đổi nước trong môi trường khô, nóng và trong môi trường đất ngập mặn. 

Câu III 

1) Hiện tượng hô hấp sáng là gì ? Quan hệ giữa hô hấp sáng với quang hợp và năng suất cây trồng ?

2) Trong hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men thì chất nhận điện tử cuối cùng là những chất nào ?

3) So sánh pha sáng với pha tối trong quá trình quang hợp.

Câu IV 

1) Sự khác nhau cơ bản giữa hai hình thức phốtphorin hoá trong quang hợp ở cây xanh. Trong hai hình thức này, hình thức nào tiến hoá hơn ?

2) Phân biệt quá trình cố định các bon ở thực vật C4 và thực vật CAM.

Câu V 

Vẽ sơ đồ tóm tắt và giải thích các giai đoạn chính của quá trình tổng hợp các chất hữu cơ ở cây xanh theo chu trình Canvin.

Câu VI 

Tổng số tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng của một loài bằng 160. Số nhiễm sắc thể trong các trứng ít hơn số nhiễm sắc thể trong các tinh trùng là 4096. Khi không có trao đổi đoạn hay đột biến, loài đó tạo được 5760 loại giao tử.

1) Nếu các tế bào sinh tinh được sinh ra từ 1 tế bào sinh dục sơ khai đực và các tế bào sinh trứng được sinh ra từ 1 tế bào sinh dục sơ khai cái thì mỗi loại tế bào sinh dục sơ khai đó đã trải qua mấy đợt nguyên phân ? 

2) Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng. Biết rằng tất cả các tế bào trứng tạo ra đều được thụ tinh.

3) Xác định số lượng nhiễm sắc thể mà môi trường cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khai cái để tạo trứng.

-------HẾT-------

ĐÁP ÁN
	Néi dung
	Điểm

	Câu I (1,5 điểm)

1. Giải thích:

a. Vi rút tránh được sự tiêu diệt của thuốc kháng sinh là vì:

Thuốc kháng sinh tác động vào ribôxôm 70S và 80S ngăn cản quá trình tổng hợp prôtêin nhưng bản thân vi rút không có ribôxôm. Vi rút kí sinh tế bào và nhân tế bào nên thuốc kháng sinh khó tiếp cận được, vi rút không mẫn cảm với thuốc kháng sinh.
	0,25

	b. Vì tế bào lông hút có tính thấm chọn lọc giống như màng bán thấm; trong không bào có các muối hoà tan có nồng độ nhất định tạo ra áp suất thẩm thấu.
	0,25

	c. Vì a xít apxixíc tăng có tác dụng làm đóng lỗ khí hạn chế sự thoát hơi nước. 
	0,25

	d. Vì rễ cây họ đậu có nốt sần, VK trong nốt sần có khả năng cố định đạm đã tăng cường nguồn đạm trong đất để cung cấp cho cây họ đậu và cây ngũ cốc.
	0,25

	2. Phân biệt sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính ở cây có hoa
	

	- Sinh sản sinh dưỡng

+ Cây con được hình thành từ một phần của cơ quan rễ, thân, lá ở cây mẹ.

+ Không có sự tham gia của tế bào sinh dục.
	0,25

	- Sinh sản hữu tính

+ Cây con được hình thành từ hạt có phôi do hợp tử phát triển thành.

+ Có sự tham gia của 2 loại tế bào sinh dục đực và cái (noãn và hạt phấn).
	0,25

	Câu II (2 điểm)

1. Cường độ thoát hơi nước phụ thuộc vào:

- Các yếu tố của ngoại cảnh:

+ Nhiệt độ: Nhiệt độ tăng thì cường độ thoát hơi nước tăng. Phần lớn các cây có cường độ thoát hơi nước đạt cực đại ở nhiệt độ 300C đến 400C.

+ánh sáng: làm tăng sự thoát hơi nước của cây do làm tăng nhiệt độ bề mặt lá và tăng tính thấm của tế bào.
	0,25

	+ Gió và độ ẩm: gió làm tăng sự chênh lệch về độ ẩm giữa bên trong và bên ngoài lỗ khí do đó cũng làm tăng sự thoát hơi nước. 

+ Tính chất lý hoá của đất: đất nhiều Cl- ức chế sự thoát hơi nước.
	0,25

	- Các yếu tố bên trong tế bào:

+ Sự tích luỹ K+ trong tế bào hạt đậu làm tăng áp suất thẩm thấu của tế bào --> tế bào trương nước --> khe lỗ khí mở rộng --> tăng sự thoát hơi nước.

+ Nồng độ a xít apxixíc trong cây tăng làm tế bào hạt đậu mất sức căng --> lỗ khí khép lại --> giảm sự thoát hơi nước.
	0,50

	2. Mối quan hệ giữa trao đổi nước với trao đổi muối khoáng ở cây xanh:

Chất khoáng vào được trong cây ở dạng hoà tan --> cây chỉ hút được khoáng thông qua quá trình hút nước. Cây hút khoáng làm cho nồng độ các chất trong cây tăng lên từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi nước càng mạnh vì vậy trao đổi nước và trao đổi khoáng luôn đi lìên với nhau và thúc đẩy lẫn nhau.
	0,50

	3. Những đặc điểm thích nghi của cây:

- Môi trường khô, nóng: Rễ lan rộng hoặc đâm sâu trong đất; lá biến thành gai.

- Môi trường ngập mặn: Trong tế bào của rễ có một lượng muối nhất định tạo ra áp suất thẩm thấu cao hơn môi trường để hút nước.
	0,50

	Câu III (2 điểm)

1-Hiện tượng hô hấp sáng: 

Là phần hô hấp được tăng thêm dưới tác động kích thích của ánh sáng.
	0,25

	- Mối quan hệ:

+ Hô hấp sáng ức chế quang hợp vì tranh giành enzim, tiêu thụ sản phẩm của quang hợp làm cho hiệu suất quang hợp kém.

+ Hô hấp sáng làm giảm năng suất cây trồng vì phản ứng ôxy hoá sinh năng lượng nhưng cây xanh không sử dụng được.
	0,25

	2. Chất nhận điện tử cuối cùng:

- Trong hô hấp hiếu khí: chất nhận điện tử cuối cùng là ôxy phân tử.

- Trong hô hấp kị khí: chất nhận điện tử cuối cùng là ôxy liên kết .

- Trong lên men: chất nhận điện tử cuối cùng là một chất hữu cơ.
	0,50

	3. So sánh pha sáng và pha tối trong quang hợp:

- Giống nhau: Xẩy ra trong lục lạp của tế bào lá. Đều gồm hàng loạt các phản ứng ôxy hoá và phản ứng khử đi kèm.
	0,25

	- Khác nhau:
	0,25

	Pha sáng

+ Thực hiện trong grana, xẩy ra trước và cần ánh sáng.
	Pha tối

+Thực hiện trong strôma, xẩy ra sau và không cần ánh sáng
	

	+ Nguyên liệu: ánh sáng và nước

+ Sản phẩm: NADPH, ATP, O2

	+Nguyên liệu: ATP, NADPH, CO2

+Sản phẩm:Glucô và các chất hữu cơ khác.
	0,50

	Câu IV( 1,5 điểm) 

1. Sự khác nhau:
	

	Phôtphorin hoá vòng
	Ph«tphorin hoá kh«ngvßng
	

	- Hệ ánh sáng I

- Chất tham gia: ADP, H3PO4

	- Hệ ánh sáng I và II

-Chất tham gia: ADP, H3PO4,H2O, NADP+
	0,25

	- Sản phẩm: ATP

- Chỉ xẩy ra ở cây thiếu nước và Vi khuẩn quang hợp
	- Sản phẩm: ATP, NADPH, O2

- Chỉ xẩy ra ở cây đủ  nước và không có ở vi khuẩn quang hợp
	0,25

	- Hiệu quả năng lượng từ 11 - 22%
	- Hiệu quả năng lượng từ 30 - 36%
	0.25

	- Phôtphorin hoá không vòng tiến hoá hơn vì sử dụng cả hai hệ ánh sáng nên cho nhiều sản phẩm và có hiệu quả năng suất cao
	0,25

	2. Phân biệt:

- Thực vật C4 cả 2 giai đoạn xảy ra vào ban ngày, còn thực vật CAM một giai đoạn xảy ra vào ban ngày và một giai đoạn xảy ra vào ban đêm.

- Thực vật C4 giai đoạn I xảy ra ở mô thịt lá, giai đoạn II xảy ra ở bó mạch, còn thực vật CAM cả hai giai đoạn xảy ra ở cùng một tế bào chứa diệp lục.
	0,50


	Câu V (1,5 điểm)

- Sơ đồ tóm tắt:

                                                   CO2

                          C5                                                         2 C3
          Ribul«z¬-1,5 đi ph«t phát                                 (APG)


                        ATP

                     C5

                Ribul«z¬ -5P

                                                     2 C3
                                           (ALPG)

             Fruct« , Gluc«          Glyxªrin       AxÝt béo       AxÝt amin

            Xaccar«, tinh bét                                                       
	1,00

	- Các giai đoạn chính:

+ Giai đoạn I: 

Các bon hoá: CO2 bị khử thành sản phẩm đầu tiên của quang hợp là APG.

+Giai đoạn II: là giai đoạn khử có sự tham gia của NADPH2
+ Giai đoạn III: Tái tạo chất nhận Ribulozô 1-5 di phôt phát.
	0,50


	Câu VI ( 1,5 điểm)

1. Tính số đợt nguyên phân:

- Số loại giao tử được tạo thành: 2n = 4096 = 212 suy ra bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là 2n = 12 x 2 = 24.

- Gọi x là số TB sinh tinh và y là số TB sinh trứng (x,y nguyên dương). 

Theo bài ra ta có:

            x + y = 160 và 12 (4x - y) = 5760 ---> x = 128; y = 32

- Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai đực: 2k = 128 = 27 --> k = 7 đợt

- Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai cái: 2k = 32 = 25 --> k = 5 đợt
	0,50

	2. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng:

Vì các trứng đều được thụ tinh suy ra có 32 hợp tử được tạo thành do đó phải có 32 tinh trùng trong tổng số tinh trùng được tạo thành thụ tinh với 32 trứng. Vậy hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 
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	0,50

	3. Số lượng NST môi trường cung cấp:

- ở vùng sinh sản:  
[image: image2.wmf](
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- ở vùng chín:  
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--> Tổng số NST môi trường cung cấp: 
[image: image4.wmf]
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	0,50
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Đề số 4: 

Câu 1 

a. Nêu nguyên tắc đặt tên loài và cho biết vị trí của loài người trong hệ thống phân loại?

b. Người ta cho chuối chín vào ngăn đá tủ lạnh để nó đông cứng lại, sau đó lấy ra để tan hết đá thấy quả chuối mềm hơn rất nhiều so với lúc chưa để vào tủ lạnh. Hãy giải thích? 

Câu 2

a. Trong tế bào có các phân tử sinh học: Lipit, ADN và prôtêin. Cho biết những phân tử nào có liên kết hiđrô? Vai trò của liên kết hiđrô trong các phân tử đó?

b. Vì sao tế bào thực vật không dự trữ glucôzơ mà thường dự trữ tinh bột?

Câu 3

a. Để so sánh tính thấm của màng nhân tạo (chỉ có 1 lớp kép phôtpholipit) với màng sinh chất, người ta dùng glixerol và Na+. Hãy cho biết glixerol và Na+ đi qua màng nào? Giải thích? 

b. Người ta làm thí nghiệm dung hợp một tế bào chuột và một tế bào người với nhau sau một thời gian quan sát thấy prôtêin trong màng của tế bào chuột và tế bào người sắp xếp xen kẽ nhau. Kết quả thí nghiệm trên chứng minh tính chất nào của màng? Ý nghĩa tính chất đó với tế bào?

Câu 4

a. Vì sao phôtpholipit có tính lưỡng cực?

b. Khi tiến hành thí nghiệm về tính thấm của tế bào sống và tế bào chết, kết quả có sự khác nhau về màu sắc của lát cắt phôi không đun cách thủy với lát cắt phôi đun cách thủy. Hãy giải thích về sự khác nhau đó ?

Câu 5

a. Nêu các hình thức phôtphorin hóa quang hóa?
b. Trong quá trình hô hấp nội bào có 7 phân tử glucôzơ được phân giải. Tính số NADH và FADH2 tạo ra?
Câu 6 

a. Nêu các đặc điểm cơ bản của nấm men? Căn cứ vào nhu cầu O2 cần cho sinh trưởng, nấm men xếp vào nhóm vi sinh vật nào? 

b. Hoạt động chính của nấm men trong môi trường có O2 và trong môi trường không có O2?

Câu 7
a. Vì sao nói hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men đều là quá trình dị hoá? Căn cứ vào đặc điểm nào người ta phân biệt 3 quá trình này?

b. Quá trình vận chuyển H+ từ xoang gian màng vào chất nền ti thể để tổng hợp ATP được thực hiện theo hình thức vận chuyển nào? Điều kiện để xẩy ra hình thức vận chuyển đó?

Câu 8

a. Nêu các đặc trưng cơ bản của virut? 

b. Chứng minh rằng virut nằm giữa ranh giới cơ thể sống và vật không sống?

Câu 9

Các câu sau đây là đúng hay sai? Hãy chỉ ra điểm sai?

a. Tất cả tế bào thực vật đều có màng sinh chất, tế bào chất, trung thể và nhân.

b. Tất cả các tế bào sinh dưỡng đều có bộ nhiễm sắc thể là 2n.

c. Sự lên men rượu và lên men lactic đều là các phản ứng oxi hóa khử.

d. Mỗi tế bào đều có màng sinh chất, tế bào chất và nhân.

Câu 10. 

Một loài 2n = 40, có chu kì tế bào diễn ra trong 11 giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong chu kì tế bào là 9 giờ. Trong nguyên phân, thời gian diễn ra kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối tương ứng với tỉ lệ 3 : 2 : 2 : 3. Một hợp tử tiến hành phân chia liên tiếp nhiều lần tạo các tế bào con. 

a. Xác định thời gian kì trung gian, thời gian nguyên phân và thời gian từng kì của nguyên phân?

b. Xác định số nhiễm sắc thể và trạng thái tồn tại của nhiễm sắc thể ở các tế bào con tại thời điểm 32 giờ
...................Hết ....................

ĐÁP ÁN
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1

(1.0đ)
	a.

*  Nguyên tắc đặt tên loài: Dùng tên kép (theo tiếng latinh), tên thứ nhất là tên chi (viết hoa), tên thứ 2 là tên loài (viết thường)...................................................................................

*  Vị trí loài người trong hệ thống phân loại: 

Loài người - Chi người (Homo) - Họ người (Homonidae) - Bộ linh trưởng (Primates) - Lớp thú (Mammania) - Ngành động vật có dây sống (Chordata) - Giới động vật (Animalia).......

b. Giải thích:

- Quả chuối khi chưa cho vào tủ lạnh, các tế bào chưa bị vỡ liên kết với nhau tạo độ cứng nhất định..................................................................................................................................

- Khi đưa vào ngăn đá tủ lạnh, nước trong tế bào quả chuối đông thành đá -> tế bào bị 

vỡ ->  khi đá tan tế bào đã vỡ không còn liên kết với nhau như ban đầu nữa => quả 

chuối sẽ mềm hơn....................................................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2

(1.0đ)
	a. 

* Những phân tử có liên kết hiđrô: ADN và prôtêin...........................................................

* Vai trò của liên kết hiđrô trong cấu trúc các phân tử:

- ADN: Các nuclêôtit giữa hai mạch đơn liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung tạo cấu trúc không gian của ADN

- Protein: Tham gia cấu trúc không gian của prôtêin..............................................................

b. Tế bào thực vật không dự trữ glucôzơ mà thường dự trữ tinh bột vì:
- Tinh bột không tạo áp suất thẩm thấu, còn glucozơ tạo áp suất thẩm thấu..........................

- Tinh bột khó bị ôxi hóa, còn glucozơ dễ bị ôxi hóa (tính khử mạnh)..................................
	 0,25

0,25

0,25

0,25

	3

(1,0đ)
	a. So sánh tính thấm giữa 2 loại màng với glyxêrol và Na+:
- Glixeron đi qua cả 2 màng vì glixeron là chất không phân cực có thể đi qua lớp phôtpholipit kép.....................................................................................................................

-  Ion Na+ chỉ đi qua màng sinh chất, không đi qua màng nhân tạo vì Na+ là chất tích điện nên chỉ có thể đi qua kênh prôtêin của màng sinh chất, còn màng nhân tao không có kênh prôtêin nên không thể đi qua đươc.........................................................................................

b. * Thí nghiệm chứng minh tính chất động của màng…….......…………………………..
* Ý nghĩa tính động của màng với tế bào: Giúp tế bào linh hoạt thực hiện nhiều chức năng 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4

(1,0đ)
	a. Phôtpholipit có tính lưỡng cực vì :

- Phôtpholipit có cấu trúc gồm: 1 phân tử glixeron liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat (nhóm này nối glixeron với 1 ancol phức)..............................................................

- Đầu ancol phức ưa nước, đuôi axit béo kị nước..................................................................
b. Giải thích :

- Phôi sống không nhuộm màu còn phôi chết bắt màu...........................................................

- Tế bào sống có khả năng thấm chọn lọc chỉ cho các chất cần thiết đi qua màng vào trong tế bào, còn phôi chết không có đặc tính này. ........................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	5

(1,0đ)
	a. Các hình thức photphorin hóa quang hóa

- Phôtphorin hóa quang hóa vòng............................................................................................

- Phôtphorin hóa quang hóa không vòng.................................................................................

b. Số NADH và FADH2 tạo ra:

- Số NADH tạo ra: 7 x 10 = 70...............................................................................................

- Sô FADH2 tạo ra: 7 x 2 = 14.....................................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	6

(1,0đ)
	a.

- Đặc điểm cơ bản của nấm men: Đơn bào, nhân thực, sinh sản vô tính bằng nảy chồi hoặc phân cắt là chủ yếu, dị dưỡng .......................................................................................
- Nấm men thuộc nhóm vi sinh vật:  Kị khí không bắt buộc.................................................

b. Hoạt động chính của nấm men:

- Trong môi trường không có O2 thực hiện quá trình lên men tạo rượu etylic........................

- Trong môi trường có O2 thực hiện hô hấp hiếu khí -> sinh trưởng và sinh sản nhanh..........
	0,25

0,25

0,25

0,25

	7

(1.0đ)
	a.

* Vì: Cả 3 quá trình này đều là quá trình phân giải chất hữu cơ, đồng thời giải phóng năng lượng........................................................................................................................................
* Căn cứ vào chất nhận e cuối cùng: 

Hô hấp hiếu khí (Chất nhận e cuối cùng là O2),hô hấp kị khí (Chất nhận e cuối cùng là ôxi liên kết), lên men (Chất nhận e cuối cùng là chất hữu cơ).....................................................

b.

- Phương thức: Bị động (thụ động) (khuếch tán). ................................................................
- Điều kiện: Cần phải có chênh lệch nồng độ, kênh prôtêin (Với các chất cần kênh)...........
	0,25

0,25

0,25

0,25

	8

(1.0đ)
	a. 

* Đặc trưng cơ bản của virut là: 

- Kích thước vô cùng nhỏ bé, cấu tạo gồm 2 thành phần chính là vỏ prôtêin và lõi axit nuclêic ( là ADN hoặc ARN).................................................................................................
- Sống kí sinh nội bào bắt buộc trong tế bào vật chủ.............................................................

b. Chứng minh:

- Khi trong tế bào vật chủ nó có biểu hiện những dấu hiệu đặc trưng cơ bản của sự sống 

( trao đổi chất và năng lượng, sinh sản...)...............................................................................

- Chưa có cấu tạo tế bào (cấu tạo đơn giản gồm 2 thành phần là: prôtêin và axit nuclêic), khi tồn tại bên ngoài tế bào vật chủ thì không các dấu hiệu đặc trưng của sự sống..............
	0,25

0,25

0,25

0,25

	9

(1.0đ)
	a. Sai. Vì chỉ tế bào thực vật bậc thấp mới có trung thể, tế bào thực vật bậc cao không có trung thể..................................................................................................................................

b. Sai. Vì có tế bào sinh dưỡng có bộ NST là n như tế bào sinh dưỡng ở rêu, cây phát triển từ nuôi cấy hạt phấn........................................................................................................

c. Đúng...................................................................................................................................

d. Sai. Vì tế bào nhân sơ (vi khuẩn) chưa có nhân mà chỉ có vùng nhân...............................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	10

(1.0đ)
	a. 

* Gọi x là thời gian của kì trung gian của một chu kì tế bào, y là thời gian nguyên phân

    Theo bài ra ta có: 

                   x + y = 11 

                   x – y = 9     

             => x = 10, y = 1

   Vậy kì trung gian diễn ra trong 10 giờ, nguyên phân diễn ra trong 1 giờ...........................

* Thời gian diễn ra từng kì trong nguyên phân:

- Thời gian kì đầu = thời gian kì cuối = (3/10) x 1 giờ = 0,3 giờ = 0,3 x 60 phút = 18 phút

- Thời gian kì giữa = thời gian kì sau = (2/10) x  1giờ = 0,2 giờ = 0,2 x 60 phút = 12 phút...

b.  Tại thời điểm 32 giờ: 11 giờ x 2 + 10 giờ => hợp tử nguyên phân hai lần tạo ra 22 = 4 tế bào mới, và 4 tế bào này vừa kết thúc kì trung gian

- Số lượng nhiễm sắc thể: 40 x 4 = 160 ..................................................................................

- Trạng thái nhiễm sắc thể: Trạng thái kép..............................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25


………………………………………..Hết……………………………………….

Đề số 5: 

Câu 1 (1 điểm). Nêu các đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống? Những đặc điểm nào là đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống?

Câu 2 (1 điểm). Cho biết các đặc điểm của giới thực vật về các mặt: Cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản, và tổ tiên của chúng?

Câu 3 (1 điểm). Nêu những chức năng chính của prôtêin màng trong hoạt động sống của tế bào?

Câu 4 (1 điểm). Các chất tan vận chuyển qua màng có thể đi theo những con đường nào? Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu 5 (1 điểm). Trình bày cấu tạo của ATP? Hãy phân loại các kiểu phôtphorin để tổng hợp ATP trong tế bào nhân thực? Trong các kiểu đó thì kiểu nào tạo ra hầu hết các phân tử ATP cung cấp cho hoạt động sống của tế bào?

Câu 6 (1 điểm). Cho biết các quá trình chuyển hoá vật chất có thể xẩy ra trong tế bào? Enzim làm giảm năng lượng hoạt hóa bằng cách nào? Nêu các đặc tính chính của enzim?

Câu 7 (1 điểm). Trong tế bào thực vật có hai bào quan tổng hợp ATP là bào quan nào? Cho biết điểm giống nhau trong cấu tạo giữa 2 bào quan đó? Từ đó rút ra nhận xét gì về nguồn gốc 2 loại bào quan này?

Câu 8 (1 điểm). Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về các dấu hiệu: Điều kiện xảy ra, nơi xảy ra và sản phẩm tạo ra. Tại sao trong quang hợp, pha tối lại phụ thuộc vào pha sáng?

Câu 9 (1điểm):

       a.Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzym thì hoạt tính của enzym đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn?

       b.Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia tế bào chất thành những xoang tương đối cách biệt có lợi gì cho sự hoạt động của các enzym?

Câu 10 (1 điểm). Trong tinh hoàn của 1 gà trống có 6250 tế bào sinh tinh đều qua giảm phân hình thành tinh trùng. Nhưng trong quá trình giao phối với gà mái chỉ có 1/1000 số tinh trùng đó trực tiếp thụ tinh với các trứng. Các trứng hình thành trong buồng trứng đều được gà mái đẻ ra và thu được 32 trứng. Nhưng sau khi ấp, chỉ nở được 25 gà con. Biết ở gà 2n = 78.

     a. Tính số lượng tinh trùng hình thành, số lượng tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng.

     b. Cho biết số lượng tế bào sinh trứng của gà mái và số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng khi các tế bào sinh trứng này qua giảm phân.

---Hết---

ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
	* Những đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống:

- Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc...............................................................................

- Là 1 hệ thống mở và tự điều chỉnh............................................................................

- Thế giới sống liên tục tiến hoá..................................................................................

*  Những đặc điểm nổi trội: 

TĐC và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh.............................................................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	- Cấu tạo: Đa bào, nhân thực.......................................................................................

- Dinh dưỡng: Tự dưỡng theo kiểu quang hợp (phổ biến), dị dưỡng theo kiểu kí sinh ( một số)...............................................................................................................

- Sinh sản: Vô tính( bào tử, sinh dưỡng), hữu tính....................................................

- Tổ tiên: Tảo lục đa bào nguyên thuỷ.......................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	3
	* Chức năng chính của prôtêin màng gồm:

- Ghép nối 2 tế bào với nhau........................................................................................

- Là thụ thể bề mặt tiếp nhận các thông tin..................................................................

- Giúp tế bào nhận biết nhau nhờ dấu hiệu nhận biết đặc hiệu ( glicôprôtêin)..............

- Là các kênh vận chuyển các chất qua màng, là enzim màng ...................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	* Các con đường các chất tan có thể đi qua:

- Qua trực tiếp lớp phôtpholipit...................................................................................

- Qua kênh prôtêin.......................................................................................................

* Tốc độ khuếch tán theo phương thức bị động phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Kích thước của chất cần vận chuyển

- Sự chênh lệch nồng độ 2 bên màng...........................................................................
- Bản chất hoá học của chất

- Môi trường: Nhiệt độ, độ nhớt, ................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	5
	* Cấu tạo: Gồm 2 thành phần là ađênôzin( bazơ ađênin + đường ribôzơ) và triphôtphat( 3 gốc phôtphat).........................................................................................

* Các kiểu phôtphorin hoá:

- Phôtphorin hoá quang hoá: Vòng và không vòng.....................................................

- Phôtphorin hoá ôxi hoá: Ở mức nguyên liệu và mức enzim.....................................

* Kiểu phôtphorin hoá ôxi hoá ở mức enzim tạo ra hầu hết các phân tử ATP cung cấp cho hoạt động sống của tế bào....................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	6
	* Các quá trình chuyển hoá có thể xẩy ra: Đồng hoá và dị hoá.............................

* Enzim làm giảm nặng lượng hoạt hoá bằng cách: Tạo nhiều phản ứng trung gian...............................................................................................................................

* Đặc tính của enzim:

- E có hoạt tính mạnh...................................................................................................

- E có tính chuyên hoá cao...........................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	7
	* Đó là 2 bào quan: Ti thể và lục lạp.........................................................................

* Điểm giống nhau:

- Đều có cấu tạo 2 lớp màng .......................................................................................

- Có ADN vòng, trần, kép; có ribôxôm 70S................................................................

* Nhận xét: 2 bào quan này đều có chung từ 1 nguồn gốc ( từvi khuẩn)...................
	0,25

0,25

0,25

0,25

	8
	* Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về :

Dấu hiệu

Pha sáng

Pha tối

Điều kiện xảy ra

Chỉ xảy ra khi có ánh sáng

Xảy ra cả khi có ánh sáng và cả trong tối………………………….

Nơi xảy ra 

Ở màng tilacôit của lục lạp

Trong chất nền của lục lạp . ……

Sản phẩm tạo ra 

ATP và NADPH ,Ôxi
Cacbohiđrat ,ADP, NADP………

* Trong quang hợp, pha tối phụ thuộc vào pha sáng vì: Sản phẩm của pha sang là nguyên liệu chop ha tối………………………………………………………………
	0,25

0,25

0,25

0,25

	9
	a. Vì: E có bản chất là pr-> khi tăng nhiệt độ quá tối ưu của E-> E bị biến tính, mất chức năng xúc tác...........................................................................................................

b. Vì: Mỗi E có thể cần các điều kiện khác nhau -> vì vậy mỗi bào quan là môi trường thích hợp cho hoạt động của một số loại E nhất định.....................................................
	0,5

0,5

	10
	a. Số tinh trùng được hình thành là: 6250 x 4 = 25 000( tinh trùng)..............................

- Số tinh trùng trực tiếp tham gia thụ tinh với trứng: 25 000 x 1/1000 = 25(tinh trùng).

b. Số lượng tế bào sinh trứng = số lượng trứng tạo ra = 32 tế bào. ..............................

- Số thể định hướng bị tiêu biến có số nhiễm sắc thể là:

            32 x 3 x 39 = 3744 (NST)...................................................................................
	0,25

0,25

0,25

0,25


---Hết---

Đề số 6: 

Câu 1 (1,5 điểm): 

a. Dựa vào cơ sở nào mà Whittaker và Margulis đã phân chia sinh vật thành 5 giới?. Trong mỗi giới thì các sinh vật lại được sắp xếp theo các bậc phân loại nào?.

b. Nêu nguồn gốc của giới thực vật?. Phân biệt các ngành trong giới thực vật theo các tiêu chí: hệ mạch dẫn, tinh trùng, hình thức thụ tinh?.

Câu 2 (1,5 điểm):

a. Vì sao nước là dung môi tốt nhất trong tế bào?

b. So sánh lipit và cacbohidrat về cấu tạo, tính chất, vai trò?

Câu 3 ( 1,5 điểm): 

a. Phân biệt các loại liên kết trong phân tử ADN? Vì sao phân tử ADN có đường kính không đổi suốt dọc chiều dài của nó?

b. Phân biệt các thuật ngữ: axitamin, polipeptit và protein?

Câu 4 ( 1,75 điểm):

a. Vẽ, chú thích và mô tả cấu trúc của ti thể. Tại sao nói ti thể được xem như là nhà máy năng lượng của tế bào?

b. Prôtêin được tổng hợp ở bào quan nào? Sau khi tổng hợp chúng sẽ được vận chuyển ra khỏi tế bào bằng con đường nào?

Câu 5 (2 điểm): 

a. Nêu chức  năng của các thành phần cấu tạo nên màng sinh chất?.

b. Ngâm tế bào hồng cầu người và tế bào biểu bì củ hành trong các dung dịch sau:

- dung dịch ưu trương

- dung dịch nhược trương. 

Dự đoán các hiện tượng xảy ra và giải thích?

Câu 6 (1,75 điểm):

Khi phân tích thành phần gen của 2 loài vi khuẩn, người ta thấy cả 2 gen đều có số liên kết hiđro bằng nhau. Ở gen của loài vi khuẩn 1 có G=10% tổng số Nu của gen. Trên 1 mạch của gen này có A= 250, T= 350. Ở loài vi khuẩn 2 thì có hiệu số giữa Nu loại G và A là 150. 

Từ những phân tích ở trên, em hãy dự đoán loài vi khuẩn nào có thể sống được trong suối nước nóng tốt hơn?. Giải thích?

ĐÁP ÁN 

	Câu 
	ý
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
	a.
	- Cơ sở phân loại: dựa vào đặc điểm cấu tạo (tế bào và cơ thể), đặc điểm dinh dưỡng
	0,25

	
	
	- Các bậc phân loại trong mỗi giới: loài – chi - họ - bộ - lớp – ngành - giới
	0,25

	
	b.
	- Nguồn gốc giới TV: từ tảo lục đa bào nghuyên thuỷ
	0,25

	
	
	- Phân biệt

Nội dung

Ngành Rêu

Ngành Quyết

Ngành Hạt trần

Ngành hạt kín

Hệ mạch

Chưa có

Có

Có

Có

Tinh trùng

Có roi

Có roi

Không roi

Không roi

Thụ tinh

Cần nước

Cần nước

Không cần nước

Không cần nước, thụ tinh kép


	0,25

0,25

0,25

	2
	a. 
	Nước là dung môi tôt nhất vì:

· Nước là phân tử phân cực: điện tích + ở gần mỗi nguyên tử hiđro, điện tích - ở gần mỗi nguyên tử oxi

· Phân tử nước dễ dàng liên kết với phân tử chất tan
	0,25

0,25

	
	b.
	- Điểm giống nhau: đều cấu tạo từ C, H, O và đều cung cấp năng lượng cho tế bào
	0,25

	
	
	- Điểm khác nhau

Nội dung

Cacbohidrat

Lipit

Cấu tạo

CT chung: (CH2O)n, trong đó tỉ lệ H: O = 2:1

Lượng O ít hơn

Tính chất

Tan nhiều trong nước, dễ bị phân huỷ

Không tan trong nước, chỉ tan trong dung môi hữu cơ, khó phân huỷ

Vai trò

Đường đơn: cung cấp NL, cấu trúc nên đường đa

Đường đa: dự trữ NL, cấu trúc tế bào….

Tham gia cấu trúc màng sinh học, cấu tạo nên hoocmon, VTM, dự trữ NL…


	0,25

0,25

0,5

	3
	a.
	- Các loại liên kết:

+ Liên kết photphođieste: hình thành giứa các Nu liên tiếp nhau trên một mạch poliNu

+ Liên kết hiđro: hình thành giứa 2 Nu đứng đối diện nhau trên 2 mạch poliNu theo NTBS
	0,25

0,25

	
	
	- Vì: giữa 2 mạch poliNu các Nu liên kết với nhau theo NTBS: cứ 1 bazơ lớn lại liên kết với 1 bazơ nhỏ
	0,25

	
	b.
	Phân biệt:

+ axitamin: là phân tử hữu cơ gồm 1 nguyên tử C trung tâm liên kết với 1 nhóm amin, 1 nhóm cacboxyl và 1 gốc R. Là đơn phân cấu tạo nên các protein

+ Polipeptit: Gồm 1 chuỗi các aa đồng nhất hoặc không đoòng nhất liên kết với nhau bằng liên kết peptit, có khối lượng phân tử thấp hơn protein

+ Protein: Là một đại phân tử sinh học được cấu trúc từ 1 hoặc nhiều chuỗi polipeptit
	0,25

0,25

0,25

	4
	a
	- Vẽ và chú thích đúng
	0.5

	
	
	- Mô tả: 

+ Ti thể có cấu trúc màng kép: Màng ngoài: trơn nhẵn, màng trong ăn sâu vào khoang ti thể, hướng vào trong chất nền tạo các mào, trên có nhiều loại enzim hô hấp

+ Chất nền ti thể chứa các enzim ham gia hô hấp, các loại protein, lipit, AND vòng, ARN và riboxom
	0.25

0,25

	
	
	- Ti thể là trạm NL vì: có khả năng biến đổi NL dự trữ trong các nguyên liệu hô hấp (glucozơ) thành NL ATP cho tế bào
	0.25

	
	b. 
	· Prôtêin được tổng hợp ở Ribôxôm

· Con đường vận chuyển prôtêin ra khỏi tế bào :

Lưới nội chất hạt->  túi tiết ->  bộ m áy Gôngi-> Túi tiết-> màng sinh chất
	0,25

0,25

	5
	a, 
	Chức năng các thành phần:

+ Lớp photpholipit kép:Tạo khung cho màng sinh chất, tạo tính động cho màng và cho 1 số chất khuyÕch tán qua
	0.25



	
	
	+ Pr màng: Tạo các kênh vận chuyển đặc hiệu, tạo các thụ thể hoặc chất mang, ghép nối giữa các TB trong mô.
	0.25

	
	
	+ Colesteron: Tạo các giới hạn để hạn chế sự dich chuyển cuả các phân tử photpholipit, làm ổn định cấu trúc của màng
	0,25



	
	
	+ Glic«Pr«tein:Tạo các dấu chuẩn đặc trưng cho từng lọai tÕ bào giúp cho các tế bào nhận biết được nhau và phân biệt các TB lạ
	0,25

	
	b.
	- Hiện tượng:

Môi trường

Tế bào hồng cầu

Tế bào biểu bì hành

Ưu trương

Nhăn nheo

Co nguyên sinh

Nhược trương

Vỡ

MSC áp sát thành tế bào (tế bào trương nước)


	0,25

0,25

	
	
	- Giải thích:

+ Tế bào hồng cầu:

Trong môi trương ưu trương:-> tế bào mất nước -> nhăn nheo

Trong môi trường nhược trương: tế bào hút nước , do không có thành tế bào ->  tế bào hút no nước -> vỡ tế bào
	0,25

	
	
	+ Tế bào biểu bì hành:

Trong môi trường ưu trương -> tế bào mất nước -> MSC tách dần ra khỏi thành tế bào -> co nguyên sinh

Trong môi trương nhược trương -> tế bào hút nước -> MSC căng ra áp sát thành tế bào
	0,25

	6
	
	Ở gen của loài vi khuẩn 1

- Xác định tỉ lệ từng loại Nu của gen:

+ A = T = 250 + 350 = 600 (Nu) tương ứng với 50% - 10% = 40% tổng số Nu của gen

+ =>  G= X= 10% = 600/4 = 150 (Nu)
	0,5

	
	
	- Sô liên kết H: = 2A + 3G = 2 x 600 + 3 x 150 = 1650
	0,25

	
	
	Ở gen của loài vi khuẩn 2:

G – A = 150                                G = X = 390

2A + 3G = 1650                          A = T = 240
	0,5

	
	
	Loài vi khuẩn 2 có thể sống được trong suối nước nóng tốt hơn vì có số cặp G = X nhiều hơn
	0,5


Đề số 7: 

Câu 1: Vì sao tế bào đư​ợc xem là cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống ?

Câu 2: Có bốn loại đại phân tử nh​ư sau: Tinh bột, xenlulô, protein và photpholipít. Hãy cho biết:


a. Loại chất nào không có cấu trúc đa phân ?


b. Loại chất nào không có trong lục lạp của tế bào ?


c. Cấu tạo phân tử tinh bột và phân tử xenlulô khác nhau ở điểm cơ bản nào ?

Câu 3: 
a. Vì sao n​ước là dung môi tốt nhất trong tế bào ?


b. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa hai hình thức: khuyếch tán và khuyếch tán nhanh có chọn lọc các chất qua màng sinh chất.

Câu 4: Trình bày những nét cơ bản về các bậc cấu trúc của protein.

Câu 5: Phân biệt ADN và ARN về cấu trúc và chức năng.

Câu 6: Nêu vai trò của các thành phần: Photpholipít, protein, colesterol, glicoprotein trong cấu trúc màng sinh chất.

Câu 7: Phân biệt quang hợp và hô hấp tế bào theo bảng sau:

	Dấu hiệu
	Quang hợp
	Hô hấp

	1. Không gian, thời gian xảy ra
	
	

	2. Các thành phần tham gia
	
	

	3. Các sản phẩm tạo ra
	
	

	4. Loại phản ứng
	
	


Câu 8: Hãy lập bảng phân biệt các kiểu dinh d​ưỡng ở vi sinh vật theo nguồn năng lư​ợng và nguồn các bon.

Câu 9: 


a. Cho biết vai trò của các vi sinh vật trong quy trình sản xuất t​ương.


b. Nêu sự giống và khác nhau cơ bản của hô hấp và lên men.

Câu 10: ở ngư​ời có bộ nhiễm sắc thể 2n = 46. Hãy cho biết:


a. Số lư​ợng nhiễm sắc thể đơn trong một tế bào ở kỳ sau nguyên phân.


b. Hãy xác định: 


- Khả năng sinh ra đứa trẻ có 23 nhiễm sắc thể của ông nội và 23 nhiễm sắc thể của ông ngoại khi không có trao đổi chéo.


- Khả năng sinh ra đứa trẻ có ít nhất 1 cặp nhiễm sắc thể trong đó có một nhiễm sắc thể của ông nội, 1 nhiễm sắc thể còn lại là của bà ngoại khi không có trao đổi chéo.


c. Giả thiết có trao đổi chéo ở 1 cặp nhiễm sắc thể tại 2 điểm cố định thì từ 1 cá thể có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu loại tinh trùng ?

----- Hết -----

ĐÁP ÁN
	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	
	1,0

	
	
	Tế bào là cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống vì:
	

	
	
	+ Tế bào là đơn vị cấu trúc của mọi cơ thể sống.
	0,25

	
	
	+ Mọi hoạt động sống chỉ diễn ra trong tế bào.
	0,25

	
	
	+ Từ tế bào sinh ra các tế bào mới tạo sự sinh sản ở mọi loài.
	0,25

	
	
	+ Cơ thể đa bào lớn lên, nhờ sự sinh sản của tế bào.
	0,25

	2
	
	
	1,0

	
	a
	Chất không có cấu trúc đa phân là photpholipit
	0,25

	
	b
	Xenlulô không có trong lục lạp của tế bào
	0,25

	
	c
	Sự khác nhau giữa tinh bột và xenlulô:
	

	
	
	+ Tinh bột có cấu trúc mạch nhánh, các đơn phân liên kết nhau theo nguyên tắc cùng chiều (ngửa).
	0,25

	
	
	+ Xenlulô không có mạch nhánh, các đơn phân liên kết theo nguyên tắc sấp - ngửa (2 chiều xen kẽ)
	0,25

	3
	
	
	1,0

	
	a
	Nước là dung môi tốt nhất trong tế bào là vì:
	

	
	
	+ N​ước là phân tử phân cực: Điện tích (+) ở gần mỗi nguyên tử hyđrô, điện tích (-) ở gần nguyên tử oxy.
	0,25

	
	
	+ Phân tử n​ước dễ dàng liên kết với phân tử chất tan
	0,25

	
	b
	Sự khác nhau giữa khuyếch tán và khuyếch tán nhanh có chọn lọc
	

	
	
	+ Khuyếch tán: vận chuyển các phân tử nhỏ, qua lớp photpholipit của màng. Không cần chọn lọc và chất mang. Tốc độ chậm.
	0,25

	
	
	+ Khuyếch tán có chọn lọc:  Sự khuyếch tán các thành phần có phân cực (Na+, H2O…) qua các kênh chuyên hoá cho từng loại chất (có chọn lọc) và cần chất mang. Tốc độ nhanh hơn.
	0,25

	4
	
	Cấu trúc protein
	1,0

	
	
	+ Cấu trúc bậc I: Các axit amin liên kết peptit với nhau theo nguyên tắc nhóm amin của axit amin này với nhóm các boxyl của axit amin tiếp theo tạo chuỗi polypeptit, mỗi chuỗi có số l​ượng, thành phần và trình tự a.a đặc trư​ng.
	0,25

	
	
	+ Bậc II: Chuỗi polypeptit xoắn ( hoặc gấp ( tạo các liên kết hyđrô giữa các đoạn cùng phía gần nhau.
	0,25

	
	
	+ Bậc III: Cấu trúc xoắn hoặc gấp cuộn xếp theo kiểu đặc trư​ng cho từng loại protein, có liên kết đisunphua.
	0,25

	
	
	+ Bậc IV: Sự liên kết 2 hoặc nhiều chuỗi polypeptit với nhau tạo protein phức tạp
	0,25

	5
	
	
	1,0

	
	a
	Phân biệt ADN và ARN về cấu trúc:
	

	
	
	Dấu hiệu
	ADN
	ARN
	

	
	
	1. Số mạch đơn
	2
	1
	0,25

	
	
	2. Số đơn phân trong 1 phân tử
	Rất nhiều (hàng vạn đến hàng triệu)
	ít (hàng chục đến hàng nghìn)
	0,25

	
	
	3. Thành phần trong đơn phân
	+ Đ​ường C5H10O4, có bazơnitơ T, không có U
	+ Đ​ường C5H10O5, có bazơnitơ U, không có T
	0,25

	
	b
	Chức năng khác nhau:
	

	
	
	+ ADN: L​ưu giữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền
	0,25

	
	
	+ ARN: Trực tiếp tham gia tổng hợp protein
	

	6
	
	
	1,0

	
	
	Vai trò của các thành phần cơ bản của màng tế bào
	

	
	
	+ Lớp photpholipit kép: Tạo ra khung cho màng sinh chất, tạo tính động cho màng và cho một số chất khuyếch tán qua.
	0,25

	
	
	+ Protein màng: Tạo các kênh vận chuyển đặc hiệu, tạo thụ thể hoặc chất mang, tạo ghép nối giữa các tế bào trong mô.
	0,25

	
	
	+ Colesterol: Tạo các giới hạn để hạn chế di chuyển các phân tử photpholipit làm ổn định cấu trúc màng.
	0,25

	
	
	+ Glycoprotein: Tạo các dấu chuẩn đặc trư​ng cho từng loại tế bào giúp cho các tế bào cùng cơ thể nhận biết nhau, phân biệt các tế bào lạ.
	0,25

	7
	
	
	1,0

	
	
	Phân biệt quang hợp và hô hấp trong tế bào
	

	
	
	Dấu hiệu
	Quang hợp
	Hô hấp
	

	
	
	1. Không gian và thời gian
	+ Trong lục lạp của các tế bào quang hợp, khi có ánh sáng
	+ Trong ti thể của mọi tế bào, ở mọi lúc
	0,25

	
	
	2. Thành phần tham gia
	+ CO2; H2O, năng l​ượng ánh sáng và chất diệp lục
	+ Oxy và chất hữu cơ (CH2O)n
	0,25

	
	
	3. Sản phẩm tạo ra
	+ (CH2O)n và Oxy
	+ CO2, H2O, ATP và toC
	0,25

	
	
	4. Loại phản ứng
	+ Phản ứng khử (tổng hợp)
	+ Phản ứng oxy hoá (phân giải)
	0,25

	8
	
	
	1,0

	
	
	Phân biệt các kiểu dinh d​ưỡng ở vi sinh vật
	

	
	
	Kiểu dinh dưỡng
	Theo nguồn năng lư​ợng
	Theo nguồn các bon
	

	
	
	1. Quang tù d­​ìng
	+ ánh sáng
	+ CO2
	0,25

	
	
	2. Hoá tự dưỡng
	+ Chất vô cơ (NH4+, NO2-, H2S, Fe+2 vv)
	+ CO2
	0,25

	
	
	3. Quang dị dưỡng
	+ ánh sáng
	+ Chất hữu cơ
	0,25

	
	
	4. Hoá dị dưỡng
	Chất hữu cơ
	+ Chất hữu cơ
	0,25

	9
	
	
	1,0

	
	a
	Vai trò VSV trong sản xuất t​ương
	

	
	
	+ Nấm mốc hoa cải (nấm sợi) tiết enzim amilaza biến đổi tinh bột chín thành đư​ờng
	0,25

	
	
	+ Vi khuẩn tiết enzim proteaza biến đổi protein trong đậu tư​ơng thành axit amin
	0,25

	
	b
	So sánh hô hấp và lên men:
	

	
	
	+ Giống nhau: Phân giải hyđrat cacbon nhờ enzim của vi sinh vật
	0,25

	
	
	+ Khác nhau ở chất nhận điện tử cuối cùng:
	

	
	
	- Hô hấp: O2 (hô hấp hiếu khí) và CO2, NO-3, SO4-2 (khi hô hấp kị khí)
	0,25

	
	
	-Lên men: chất hữu cơ
	

	10
	
	
	1,0

	
	a
	+ Số lượng NST đơn ở kì sau nguyên phân: 4n = 92
	0,25

	
	b
	+ Khả năng sinh đứa trẻ có 23 NST của ông nội và 23 nhiễm sắc thể của ông ngoại: 
[image: image6.wmf]46
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	0,25

	
	
	+ Khả năng sinh ra đứa trẻ nhận được ít nhất một cặp NST trong đó có 1 NST từ ông nội, 1 NST còn lại từ bà ngoại: 
[image: image7.wmf]4
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	0,25

	
	c
	Khi có trao đổi chéo tại 2 điểm, ở 1 cặp NST, số kiểu tinh trùng nhiều nhất có thể tạo ra từ 1 cá thể là: 2n-1 x 8 = 222  x 23 = 225  kiểu.
	0,25

	
	
	Tổng điểm
	10,0


--- Hết ---

Đề số 8: 

Câu 1 : (2,0 điểm)

- Trình bày tiêu chí phân loại sinh giới theo hệ thống 5 giới và ba lãnh giới?  Thể hiện ngắn ngọn các tiêu chí phân loại ở giới nấm ?Loài sinh vật nào được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật ?

Câu 2: (3,0 điểm)

-  Hãy nêu thành phần hóa học và tác dụng của lớp màng nhầy ở vi khuẩn. Có phải mọi tế bào vi khuẩn đều có lớp màng nhầy không? Cho ví dụ.

- Căn cứ vào đâu người ta chia vi khuẩn thành 2 nhóm: Nhóm Gram dương (G+) và  nhóm Gram âm (G-)?

- Khi trực khuẩn G+ (Bacillus brevis) phát triển trong môi trường lỏng người ta thêm lizôzim vào dung dịch nuôi cấy thì vi khuẩn này có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?

Câu 3:  (3,0điểm)

a.Tính linh hoạt của màng tế bào được thể hiện như thế nào? 

b.Tính linh hoạt của màng tế bào có ý nghĩa gì trong hoạt động sống của tế bào?

Câu 4: ( 2.0 điểm)

        Thực nghiệm chứng tỏ rằng khi tách ti thể ra khỏi tế bào, nó vẫn có thể tổng hợp được ATP trong điều kiện invitro thích hợp. Làm thế nào để ti thể tổng hợp được ATP trong ống nghiệm? Hãy nói rõ cơ sở khoa học của cách làm đó.

 Câu 5 : ( 3 điểm)

         Trong tế bào có 1 bào quan được ví như " Hệ thống sông ngòi kênh rạch trên đồng ruộng" đó là bào quan nào? Trình bày cấu trúc và chức năng của bào quan đó? Nêu 2 ví dụ khác nhau về loại tế bào có chứa bào quan đó?

Câu 6: ( 3điểm)  Quá trình quang hợp của cây xanh được tóm tắt bằng sơ đồ đơn giản sau:

    (1)
(4)

(7)







                                              (5)


     (2)      
(8)

+ Hãy điền thông tin đầy đủ cho sơ đồ trên.

+ Trong hai phương trình tổng quát sau phương trình nào là đại diện tổng quát nhất cho quá trình quang hợp ở sinh vật nói chung ? Vì sao ?

                                                                  Diệp lục

   1. CO2   + H2O  + ánh sáng     
[CH2O]n + O2

                                                                      Diệp lục

   2. . CO2   +2H2A  + ánh sáng     
                                           [CH2O]n + H2O +2A

Câu 7 ( 2 điểm)

      Em có nhận xét gì về kì trung gian của các tế bào sau: Tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, nơ ron thần kinh và tế bào ung thư? Sự khác nhau về chu kỳ tế bào của tế bào phôi sớm và tế bào bình thường?

 Câu 8 (2 điểm). Trong tinh hoàn của 1 gà trống có 6250 tế bào sinh tinh đều qua giảm phân hình thành tinh trùng. Nhưng trong quá trình giao phối với gà mái chỉ có 1/1000 số tinh trùng đó trực tiếp thụ tinh với các trứng. Các trứng hình thành trong buồng trứng đều được gà mái đẻ ra và thu được 32 trứng. Nhưng sau khi ấp, chỉ nở được 25 gà con. Biết ở gà 2n = 78.

     a. Tính số lượng tinh trùng hình thành, số lượng tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng.

     b. Cho biết số lượng tế bào sinh trứng của gà mái và số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng khi các tế bào sinh trứng này qua giảm phân.

------ Hết ------

	ĐÁP ÁN
	

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	Câu 1 : (2,0 điểm)

· Trình bày tiêu chí phân loại sinh giới theo hệ thống 5 giới và ba lãnh giới?  Thể hiện ngắn ngọn các tiêu chí phân loại ở giới nấm ?

· Loài sinh vật nào được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật ?


	

	
	a.5 giới: 

+Loại tế bào: Nhân sơ hay nhân thực

+ Mức độ tổ chức của cơ thể ( Đơn bào hay đa bao)

+ Kiểu dinh dưỡng ( tự dưỡng, dị dưỡng hay hoại sinh…)
	0.5

	
	- 3 lãnh giới: Cấu trúc của vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, gen có intron hay không ( Thành Tb có được cấu trúc bởi peptidolglican hay không)
	0.5



	
	- Các tiêu chí thể hiện ở giới nấm: TB nhân thực, đa bào phức tạp, dị dưỡng hoại sinh, sống cố định
	0.5

	
	*. Loài sinh vật được xem là dạng trung gian giữa động vật và thực vật : Trùng roi xanh

- Đặc điểm của thực vật: Có lục lạp => có khả năng tự dưỡng

- Đặc điểm của động vật : Di chuyển và bắt mồi.

- Cấu tạo đơn bào nhân thực thuộc giới nguyên sinh.
	0. 5



	2


	Câu 2: (3,0 điểm)

-  Hãy nêu thành phần hóa học và tác dụng của lớp màng nhầy ở vi khuẩn. Có phải mọi tế bào vi khuẩn đều có lớp màng nhầy không? Cho ví dụ.

- Căn cứ vào đâu người ta chia vi khuẩn thành 2 nhóm: Nhóm Gram dương (G+) và  nhóm Gram âm (G-)?

- Khi trực khuẩn G+ (Bacillus brevis) phát triển trong môi trường lỏng người ta thêm lizôzim vào dung dịch nuôi cấy thì vi khuẩn này có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?
	

	
	1. Thành phần hóa học và tác dụng của lớp màng nhầy ở vi khuẩn 

+ Thành phần hoá học: Màng nhầy vi khuẩn có thành phần trên 90% là nước, pôlisaccarit, ở một số vi khuẩn có thêm một ít lipôprôtêin.    

+ Tác dụng: Bảo vệ vi khuẩn, tăng khả năng kết dính, tăng độc lực, hạn chế thực bào.
	0.75



	
	2.Có phải mọi tế bào vi khuẩn đều có lớp màng nhầy không? Cho ví dụ.

+ Không phải mọi vi khuẩn đều có màng nhầy.

 + Ví dụ: 

- Vi khuẩn nhiệt thán hình thành màng nhầy khi có prôtêin động vật. 

- Vi khuẩn gây bệnh viêm màng phổi chỉ hình thành màng nhầy khi xâm nhập vào cơ thể động vật, khi ở ngoài không có màng nhầy.
	0.75

	
	3. Căn cứ vào đâu người ta chia vi khuẩn thành 2 nhóm: Nhóm Gram dương (G+) và  nhóm Gram âm (G-). 

- Chia (G+) và (G-): Gram là tên nhà khoa học người Đan mạch tìm ra phương pháp nhuộm màu vi khuẩn và phân biệt: Nhóm G+ bắt màu tím (màu Gram) , nhóm G- bị mất màu Gram khi tẩy rửa và mang màu đỏ của thuốc nhuộm bổ sung. Nguyên nhân bắt màu khác nhau là do sự khác nhau về thành  phần và cấu trúc của thành tế bào
	0.75

	
	4) Khi trực khuẩn G+ (Bacillus brevis) phát triển trong môi trường lỏng người ta thêm lizôzim vào dung dịch nuôi cấy thì vi khuẩn này có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?

Vi khuẩn không tiếp tục sinh sản vì: Lizôzim làm tan thành tế bào của vi khuẩn. Vi khuẩn trở thành tế bào trần không có khả năng phân chia. Mặt khác dễ bị phá huỷ do các tác nhân.  
	0.75

	3
	Câu 3:  (3,0điểm)

a.Tính linh hoạt của màng tế bào được thể hiện như thế nào? 

b.Tính linh hoạt của màng tế bào có ý nghĩa gì trong hoạt động sống của tế bào?
	

	
	a.Tính  linh hoạt của màng tế bào: 

*Tính linh hoạt của lớp kép lipid:

-Do cấu trúc kép của lớp đôi lipid làm cho các phân tử bên trong màng luôn luôn di chuyển => giới hạn bề dày của màng.

-Lipid có thể di chuyển do chuyển động nhiệt ( cho phép thấm nhanh qua màng những chất có kích thước phân tử nhỏ.

=>Tính linh hoạt cho phép protein màng khuếch tán nhanh qua lớp kép lipid & tác động lẫn nhau => Màng có thể gắn với màng khác & kết hợp các phân tử với nhau ( đảm bảo các phân tử trên màng được phân phối bằng nhau giữa các tế bào con khi tế bào phân chia.

-Ở tế bào động vật, có nhiều phân tử cholesterol ngắn, không linh động, nằm xen trong đuôi kỵ nước không bảo hoà ( làm màng cứng hơn & kém thấm.
	1.0

	
	*Tính linh hoạt của các protein màng:
-Protein thực hiện phần lớn các chức năng của màng.

-Protein màng vận chuyển các chất dinh dưỡng, các sản phẩm của quá trình trao đổi chất, các ion.

-Protein màng là nơi nhận tín hiệu từ môi trường ngoài chuyển vào trong tế bào.

-Protein làm nhiệm vụ như enzim xúc tác các phản ứng đặc trưng
	1.0

	
	b.Ý nghĩa:

-Trao đổi chất thuận lợi 

-Chọn lọc các chất cho qua màng ( Hiệu quả trao đổi chất cao hơn

-Giúp cho quá trình phân bào

-Thông tin giữa các tế bào ( thống nhất hoạt động 
	1.0

	4
	Câu 4: ( 2.0 điểm)

        Thực nghiệm chứng tỏ rằng khi tách ti thể ra khỏi tế bào, nó vẫn có thể tổng hợp được ATP trong điều kiện invitro thích hợp. Làm thế nào để ti thể tổng hợp được ATP trong ống nghiệm? Hãy nói rõ cơ sở khoa học của cách làm đó.
	

	
	+ Để ti thể tổng hợp được ATP trong ống nghiệm cần tạo ra sự chênh lệch về nồng độ H+ giữa hai phía màng trong của ti thể. Cụ thể là nồng độ H+ ở xoang gian màng phải cao hơn nồng độ H+ trong chất nền
	1.0

	
	Giải thích:

+ Ti thể tổng hợp ATP từ ADP và Pvc là do các ion H+ khuếch tán qua kênh đặc hiệu tại phức hợp ATP-sylthaza từ xoang gian màng vào chất nền.
+ Muốn vậy, thoạt đầu cho ti thể vào trong dung dịch có pH cao (pH
[image: image8.wmf]³

8), nhằm làm giảm nồng độ H+ trong ti thể.

+ Sau đố chuyển ti thể vào dung dịch có pH thấp (ví dụ pH = 4), nhằm nâng cao nồng độ H+ ở xoang gian màng trong khi nồng độ H+ ở chất nền vẫn còn 

 + Dễ kết bào xác khi gặp điều kiện bất lợi.
	1.0

	5
	Câu 5 : ( 3 điểm)

         Trong tế bào có 1 bào quan được ví như " Hệ thống sông ngòi kênh rạch trên đồng ruộng" đó là bào quan nào? Trình bày cấu trúc và chức năng của bào quan đó? Nêu 2 ví dụ khác nhau về loại tế bào có chứa bào quan đó?
	

	
	- Cấu tạo:

+ Là một hệ thống màng xuất phát từ màng nhân, có thể nối liền màng sinh chất, liên hệ với bộ máy Gongi, thể hòa tan thành một thể thống nhất.

+ Gồm những túi dẹp, các ống dẫn thường xếp song song và thông với nhau.

+ Trên mạng lưới nội chất hạt còn có nhiều riboxom đính trên bề mặt ngoài.
	1.0

	
	- Chức năng

+ Chức năng chung: Là một hệ thống chung chuyển nhanh chóng các chất vào, ra tế bào. Đảm bảo sự cách ly của các quá trình khác nhau diễn ra đồng thời trong tế bào.

+ Chức năng riêng: Mạng lưới nội chất hạt là nơi tổng hợp protein. Mạng lưới nội chất trơn là nơi tổng hợp lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc của cơ thể

Học sinh có thể trả lời bằng đáp án cụ thể: Mạng lưới nội sinh chất có các chức năng sau:

- Tập trung và cô đặc một số chất từ ngoài tế bào vào hay ở trong tế bào. Những protein do ribosome bám ở ngoài màng tổng hợp được đưa vào lòng ống.

- Tham gia tổng hợp các chất: mạng lưới nội sinh chất có hạt tổng hợp protein, còn gluxit và lipid do mạng lưới nội sinh chất không hạt tổng hợp.

- Vận chuyển và phân phối các chất. Những giọt lipid trong lòng ruột lọt vào trong tế bào biểu mô ruột (bằng cơ chế ẩm bào) được chuyền qua mạng lưới nội sinh chất để đưa vào khoảng gian bào.

- Màng của mạng lưới nội sinh chất cũng góp phần quan trọng vào sự hình thành các màng của ty thể và peroxysome bằng cách tạo ra phần lớn các lipid của các bào quan này
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	c. Ví dụ: 1-Lưới nội chất hạt phát triển nhiều nhất ở tế bào bạch cầu, (vì bạch cầu có chức năng bảo vệ cơ thể bằng các kháng thể và prôtêin đặc hiệu,mà prôtêin chỉ tổng hợp được ở lưới nội chất hạt là nơi có các riboxom tổng hợp prôtêin.Ngoài ra còn có các tuyến nội tiết và ngoại tiết cũng là nơi chứa nhiều lưới nội chất hạt vì chúng tiết ra hoocmôn và enzim cũng có thành phần chính là prôtêin).
2-Lưới nội chất trơn phát triển nhiều ở tế bào gan (vì gan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa đường trong máu thành glicôgen và khử độc cho cơ thể,hai chức năng này do lưới nội chất trơn đảm nhiệm vì chức năng của lưới nội chất trơn là thực hiện chức năng tổng hợp lipit,chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại đối với tế bào).
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	Câu 6: ( 3 điểm)

Quá trình quang hợp của cây xanh được tóm tắt bằng sơ đồ đơn giản sau:

    (1)
(4)

(7)







                                              (5)


     (2)      
(8)

+ Hãy điền thông tin đầy đủ cho sơ đồ trên.

+ Trong hai phương trình tổng quát sau phương trình nào là đại diện tổng quát nhất cho quá trình quang hợp ở sinh vật nói chung ? Vì sao ?

                                                                  Diệp lục

   1. CO2   + H2O  + ánh sáng     
[CH2O]n + O2

                                                                      Diệp lục

   2. . CO2   +2H2A  + ánh sáng   
                                     [CH2O]n + H2O +2A


	

	
	1. Điền thông tin đầy đủ cho sơ đồ trên.

1. H2O              5. NADPH + H+ 

2. O2      
6.Pha tối.

3. Pha sáng        7. CO2
4. ATP               8. [CH2O]n
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	2. Phương trình                                    Diệp lục
   2. . CO2   +2H2A  + ánh sáng     
                          [CH2O]n + H2O +2A

      Vì không phải quá trình quang hợp nào cũng giải phóng khí O2 . Các vi khuẩn (vi khuẩn lưu huỳnh đỏ và xanh) khi quang hợp không giải phóng O2  do chúng sử dụng nguồn H+  không phải là nước mà là những chất cho H+ khác như : H2S, axít hữu cơ...
	1.0
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	Câu 7 ( 2 điểm)

      Em có nhận xét gì về kì trung gian của các tế bào sau: Tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, nơ ron thần kinh và tế bào ung thư? Sự khác nhau về chu kỳ tế bào của tế bào phôi sớm và tế bào bình thường?
	

	
	1. Đặc điểm kì trung gian của các tế bào:

+ Tế bào vi khuẩn: VK phân chia kiểu trực phân nên không có kì trung gian 

+ Tế bào hồng cầu: TB hồng cầu không có nhân, không có khả năng phân chia nên không có kì trung gian 

+ Nơ ron thần kinh: sau khi đã tạo ra 1014 tế bào thì các tế bào thần kinh đi vào quá trình biệt hóa không vượt qua điểm giới hạn R=> kì trung gian kéo dài suốt đời sống cơ thể.
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	· Sự khác nhau về chu kỳ tế bào của tế bào phôi sớm và tế bào bình thường

Điểm khác nhau

Tế bào bình thường

Tế bào phôi sớm

1. Các pha

Gồm có 4 pha: G1 , S, G2 và pha phân chia M

Không có pha G1 , đôi khi không có pha G2

2. Thời gian của chu kì tế bào

Dài

 Rất ngắn

3. Hệ thống điều chỉnh chu kỳ tế bào

Hệ thống điều chỉnh phải thích ứng với khoảng thời gian dài, tế bào phải vượt qua điểm giới hạn R

Hệ thống điều chỉnh phải thích ứng với khoảng thời gian ngắn, cho phép tế bào trong khoảng thời gian ngắn phải hoàn thành được các quá trình


	1.0
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	Câu 8 (2 điểm). Trong tinh hoàn của 1 gà trống có 6250 tế bào sinh tinh đều qua giảm phân hình thành tinh trùng. Nhưng trong quá trình giao phối với gà mái chỉ có 1/1000 số tinh trùng đó trực tiếp thụ tinh với các trứng. Các trứng hình thành trong buồng trứng đều được gà mái đẻ ra và thu được 32 trứng. Nhưng sau khi ấp, chỉ nở được 25 gà con. Biết ở gà 2n = 78.

     a. Tính số lượng tinh trùng hình thành, số lượng tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng.

     b. Cho biết số lượng tế bào sinh trứng của gà mái và số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng khi các tế bào sinh trứng này qua giảm phân.
	

	
	a. Số tinh trùng được hình thành là: 6250 x 4 = 25 000( tinh trùng) 

- Số tinh trùng trực tiếp tham gia thụ tinh với trứng: 25 000 x 1/1000 = 25(tinh trùng).

b. Số lượng tế bào sinh trứng = số lượng trứng tạo ra = 32 tế bào. 

- Số thể định hướng bị tiêu biến có số nhiễm sắc thể là:

            32 x 3 x 39 = 3744 (NST) .
	1.0
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           Học sinh có thể làm bài theo cách khác nếu đúng, giải thích hợp lí vẫn cho điểm tối đa

Đề số 9: 

Câu 1 (1đ): 


Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit trong phân tử ADN. Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit?

Câu2 (1đ): 


So sánh sự khác nhau về cấu trúc, chức năng của ADN với ARN?

Câu3 (2đ):
a. Hãy mô tả cấu trúc của nhân tế bào?
b.Quan sát hình dưới hãy cho biết hình vẽ mô tả thí nghiệm nào?

 Mô tả tóm tắt thí nghiệm và nêu kết luận rút ra từ thí nghiệm đó?

Câu 4(3đ): 


Các nhà khoa học đã kết luận rằng: "Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào"


a. Hãy trình bày tóm tắt quá trình chuyển đổi năng lượng quan trọng đó?


b. Có ý kiến cho rằng" Quá trình hô hấp tế bào đã chuyển đổi năng lượng trong phân tử Glucôzo để thu được 36ATP và một số sản phẩm khác" nhưng lại có ý kiến khác cho rằng: "Quá trình chuyển đổi năng lượng trong phân tử  Glucôzo qua hô hấp tế bào thu được 38ATP". Hãy giải thích đẻ làm sáng tỏ những ý kiến trên?


c. Sau khi học xong về hô hấp tế bào em có liên tưởng gì với quá trình đốt cháy nhiên liệu vẫn diễn ra hằng ngày trong cuộc sống?

Câu 5.(1.0đ)
       a. Quá trình muối dưa, cà là sự ứng dụng kĩ thuật lên men nào? Cần tác dụng của loại vi sinh vật nào?

       b. Tại sao muối dưa, cà người ta thường dùng vỉ tre để nén chặt rau quả, bên trên lại đặt hòn đá?

dụng gì?

Câu6(2đ): Bằng phương pháp nuôi cấy trong ống nghiệm, từ 1 tế bào mẹ qua một số lần nguyên phân người ta thu được 64 tế bào. tổng số NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi trong tất cả các tế bào là 2560.

       a. Xác định số lần nguyên phân xảy ra.

       b. Xác định số lượng nhiễm sắc thể của tế bào mẹ.

       c. Các tế bào con có số lượng nhiễm sắc thể bằng bao nhiêu?

Hết

ĐÁP ÁN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	-  Nuclêôtit là đơn phân của ADN , Cấu tạo gồm 3 thành phần: bazơ ni tơ, axit phôtphoric và đường pentôzơ. 

- Liên kết giữa các Nuclêotit trong phân tử ADN:


+ Trên mỗi mạch đơn các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết phốt phođieste - liên kết hoá trị- được hình thành giữa phân tử đường của Nuclêotit này với axit photphoric của Nu kế tiếp tạo thành chuỗi polinucleotit


+ Trên hai mạch đơn các Nuclêotit liên kết với nhau bằng liên kết Hiđrô giữa các bazơnitơ của các Nuclêotit theo NTBS( A liên kết với T bằng 2 liên kết Hiđrô, G lk với X bằng 3liên kết hiđrô và ngược lại)

- Điểm khác nhau của các Nucleotit là thành phần bazơnitơ. Có 1 trong 4 loại Bazơnitơ tham gia vào cấu tạo Nucleotit là  A, T, G, X nên tên của Nuclêotit được gọi tên của các bazơnitơ tương ứng
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2
	      - Cấu trúc:

        + ADN gồm 2 mạch dài hàng chục nghìn đến hàng triệu nu. Thành phần gồm 4 loại Nuclêotit: A, T, G, X.

+ ARN có một mạch đơn ngắn, dài hàng trục đến hàng nghìn  nu. Thành phần gồm  4 loại Nuclêotit A, U, G, X

- Chức năng:

       + ADN mang thông tin di truyền, truyền đạt thông tin di truyền

       +ARN truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất. Tham gia tổng hợp prôtêin. Vận chuyển  axit amin tới ribôxôm để tổng hợp prôtêin tham gia cấu tạo nên riboxom
	0.5

0.5

	Câu 3
	a. Cấu trúc nhân tế bào.

        - Là bào quan có kích thước lớn nhất và dễ quan sát trong tế bào nhân thực. Nhân TB có hình bầu dục, hình cầu có đường kính khoảng 5 micrômet, phía ngoài được bao bọc bởi màng kép. Mỗi màng có cấu trúc giống màng nguyên sinh chất bên trong chứa khối nguyên sinh chất gọi là dịch nhân trong đó có 1 hoặc vài nhân con và sợi chất nhiễm sắc

       *màng nhân: gồm màng ngoài và màng trong, mỗi màng dày 6- 9 micrômet. Màng ngoài nối với lưới nội chất. Trên mặt màng nhân có nhiều lỗ nhân có đường kính 50- 80 nm. Lỗ nhân được gắn với nhiều phân tử Prôtêin cho phép các phân tử nhất định đi vào hay đi  ra khỏi nhân

       *Chất nhiễm sắc chứa ADN, nhiều phân tử Prôtêin (Histon) các sợi nhiễm sắc xoắn lại tạo nên NST. Số lượng NST trong mỗi tế bào nhân thực mang tính đặc trưng cho loài

       *Nhân con: Bên trong có 1 hay vài thể hình cầu bắt màu đậm hơn so với phần còn lại của chất nhiễm sắc, đó là nhân con hay còn gọi là hạch nhân. Nhân con chỉ gồm Prôtêin và rARN

c. Hình vẽ mô tả thí nghiệm về chức năng của nhân tế bào

- Mô tả thí nghiệm

+ Một nhà khoa học đã tiến hành phá huỷ nhân của tế bào trứng ếch thuộc loài A, sau đó lấy nhân của tế bào sinh dưỡng của loài B cấy vào. Sau nhiều lần thí nghiệm ông đã nhận được những con ếch con từ tế bào đã được chuyển nhân, những chú ếch con này mang đặc điểm của loài B.

KL rút ra từ thí nghiệm: Nhân tế bào là nơi lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền của tế bào.
	1.0

0.5

1.0

0.5

	Câu 4
	Quá trình hô hấp tế bào diễn ra qua 3 giai đoạn : đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp, trong đó phân tử  glucôzơ  được phân giải từng phần ở các giai đoạn khác nhau.

+ Quá trình đường phân là quá trình biến đổi glucôzơ trong tế bào chất. Từ một phân tử glucôzơ( C6H12O6) bị biến đổi tạo ra hai phân tử a xitpiruvic (C3H4O3) và 2 phân tử ATP

       + Chu trình Crep: Hai phân tử axitpi ruvic bị ôxi hoá thành hai phân tử axêtyl CÔA, tạo ra 2 ATP

       + Chuỗi truyền electrô hô hấp xảy ra trên màng trong của ti thể, tạo ra nhiều ATP nhất 34 ATP

b. Trong quá trình hô hấp tế bào ở Sinh vật nhân thực giai đoạn chuỗi truyền e diễn ra tại chất nền của ti thể nên đã tiêu tốn mất 2ATP vào việc vận chuyển sản phẩm trung gian của giai đoạn đường phân (NADH) từ bào tương vào trong ti thể nên số ATP thu được sau toàn bộ quá trình là 36ATP. Còn ở sinh vật nhân sơ do không có ti thể nên giai đoạn chuỗi truyền e diễn ra ngay trên màng sinh chất vì vậy không tiêu tốn ATP cho việc vận chuyển sản phẩm trung gian của giai đoạn đường phân tới chuỗi truyền e. Do đó số lượng ATP thu được qua hô hấp tế bào ở sinh vật nhân sơ là 38ATP.

Cả hai ý kiến đều nói về sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào. Tuy nhiên cần bổ sung đó là sản phảm của quá trình hô hấp tế bào ở sinh vật nhân sơ hay sinh vật nhân thực.

c. Thực chất quá trình hô hấp tế bào rất giống với quá trình đốt cháy nhiên liệu vẫn diễn ra hằng ngày trong cuộc sống , con người đốt củi, than, xăng, dầu để lấy năng lượng sưởi ấm, nấu nướng , chạy động cơ ô tô, xe máy … Các tế bào sống "đốt" các phân tử hữu cơ để lấy năng lượng cho các hoạt động của mình. Cả hai quá trình này đều gồm các phản ứng ôxihoá - khử, đều  tiêu tốn oxi của khí quyển và sinh ra khí Cacbonnic. Nhưng quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh ra trong một phản ứng còn quá trình hô hấp tế bào diễn ra từ từ thông qua một chuỗi phản ứng kế tiếp nhau và được xúc tác bởi hàng loạt các enzim sinh học.  
	0.25

0.25

0.25

0.25

1.0

1.0

	Câu 5
	a. Việc muối dưa, cà là ứng dụng quá trình lên men lactic.

    Tác nhân của hiện tượng lên men lactic là VK lactic sống kị khí

 b. Để quá trình lên men diễn ra tốt đẹp người ta dùng vỉ tre nén chặt và dằn đá để tạo môi trường kị khí cho VK lactic hoạt động tốt.
	0.5

0.5

	Câu 6
	a. Số lần nguyên phân: 6

b. Số lượng NST của tế bào mẹ: 2n = 40

c. Số lượng NST của tế bào con: 2n = 40
	0.5

0.25

0.25


Đề số 10: 

Câu 1.( 2 điểm).
 Các câu sau đây đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích!

a. Ở tế bào nhân thực, ti thể là bào quan duy nhất có khả năng tổng hợp ATP.

b. Vi khuẩn bị các tế bào bạch cầu thực bào và tiêu huỷ trong lizôxôm.
c. Tinh bột và xenlulôzơ đều là nguồn nguyên liệu cung cấp năng lượng cho tế bào thực vật.
d. Ribôxôm 70s chỉ có ở tế bào vi khuẩn.
e. Các hợp chất hữu cơ: cacbohidrat, lipit, prôtêin và axit nuclêic đều là những đại phân tử có cấu trúc đa phân.

f. Loại monosacarit tham gia cấu tạo nên  ADN là C5H10O4.
g. Mọi tế bào trong cơ thể nhân thực đều có nhân chính thức.

h. Trong quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật, thoi phân bào được hình thành nhờ trung thể.
Câu 2. (2 điểm)
Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit. Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit?

Câu 3.( 2 điểm).

Cho một phân tử ADN của sinh vật nhân sơ có tỉ lệ các nuclêôtit trên mạch 1 là A1: T1: X1: G1 = 1: 3: 4: 6 và có (A1+T1) / (G1+X1) = 0,4. Trên phân tử ADN này có 760 liên kết hiđrô.


a. Tính số lượng liên kết hoá trị  của cả phân tử ADN. Giải thích cách tính?


b. Tính số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch của phân tử ADN trên?

Câu 4: (1 điểm).    Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.

Câu 5. ( 1 điểm).

Trong cơ thể người loại tế bào nào có nhiều nhân, loại tế bào nào không có nhân? Các tế bào không có nhân có khả năng sinh trưởng hay không? Vì sao?

Câu 6. ( 2 điểm).
 Bạn Nam đã đặt 3 ống nghiệm sau:


Ống 1: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng đã đun sôi.


Ống 2: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng.

Ống 3: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng + 1ml dung dịch HCl 2M.

Tất cả các ống đều đặt trong điều kiện 370C- 400C.

a. Theo em, bạn muốn làm thí nghiệm chứng minh điều gì?

b. Nếu bạn Nam quên không đánh dấu các ống. Em hãy nêu phương pháp giúp bạn nhận biết được các ống nghiệm trên? 

Câu 7 (2 điểm). Chứng minh rằng prôtêin là hợp chất vô cùng quan trọng đối với cơ thể sống!
Câu 8 (2 điểm).  Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về các dấu hiệu: Điều kiện xảy ra, nơi xảy ra và sản phẩm tạo ra. Tại sao trong quang hợp, pha tối lại phụ thuộc vào pha sáng?
Câu 9.( 2 điểm).

 Em hãy chứng minh rằng trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng được giải phóng dần dần qua từng giai đoạn khác nhau chứ không giải phóng ồ ạt ngay một lúc. 

Câu 10.( 4 điểm).
Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai chứa 360 nhiễm sắc thể đơn, đang phân bào tại vùng sinh sản. Mỗi tế bào đều nguyên phân một số lần bằng số nhiễm sắc thể đơn có chung một nguồn gốc trong một tế bào. Tất cả các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh tinh, giảm phân tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 12,5%. Các hợp tử tạo ra chứa tổng số 2880 nhiễm sắc thể đơn.

a. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, tên loài.

b. Xác định số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu và số tế bào sinh tinh.

* * * Hết * * *

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!)
ĐÁP ÁN
 Câu 1 (2 điểm)

	Đáp án
	Điểm

	a. Ở tế bào nhân thực, ti thể là bào quan duy nhất có khả năng tổng hợp ATP.

Sai.  Lục lạp cũng là bào quan tổng hợp ATP.
	0.25

	b. Vi khuẩn bị các tế bào bạch cầu thực bào và tiêu huỷ trong lizôxôm.
Sai. Vì vi khuẩn không chui vào lizôxôm mà chỉ nhờ enzim tiêu hoá trong lizôxôm phân huỷ.
	0.25

	c. Tinh bột và xenlulôzơ là nguồn nguyên liệu cung cấp năng lượng cho tế bào thực vật.
Sai. Tinh bột là nguồn nguyên liệu dự trữ cho tế bào thực vật, xenlulôzơ là thành phần cấu trúc nên thành tế bào thực vật.
	0.25

	d. Ribôxôm 70s chỉ có ở tế bào vi khuẩn.
       Sai. Ribôxôm 70S còn có ở ti thể, lục lạp của tế bào nhân thực.


	0.25

	e. Các hợp chất hữu cơ: cacbohidrat, lipit, prôtêin và axit nuclêic đều là những đại phân tử có cấu trúc đa phân.

Sai. Lipit không có cấu trúc đa phân.
	0.25

	f. Loại monosacarit tham gia cấu tạo nên  ADN là C5H10O4.
Đúng.
	0.25

	g. Mọi tế bào trong cơ thể nhân thực đều có nhân chính thức.

Sai. Có tế bào không có nhân. Ví dụ tế bào hồng cầu.
	0.25

	h. Trong quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật, thoi phân bào được hình thành nhờ trung thể.

Sai. Thực vật bậc cao không có trung thể, thoi phân bào hình thành nhờ thể hình sao.
	0.25


Câu 2. (2 điểm). 

	Đáp án
	Điểm

	-  Nuclêôtit là đơn phân của ADN , Cấu tạo gồm bazơ nitơ, axit phôt phoric và đường đêôxi ribôzơ. Các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết phốt phođieste (ở mỗi mạch polinuclêôtit)


	0.5

	 - Giữa các nu liên kết với nhau theo nguyên tắc đa phân gồm rất nhiều đơn phân. Đơn phân gồm 4 loại A, T ,G, X. Các đơn phân liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung. A của mạch này liên kết với T của mạh kia bằng 2 LK hiđ rô và ngược lại. G của mạch này LK với T của mạch kia bằng 3 LK hiđrô và ngược lại


	1



	 - Các nu khác nhau ở các loại bazơnitơ A, T, G, X


	0.5



Câu 3.( 2 điểm).
	Đáp án
	Điểm

	a. Theo nguyên tắc bổ sung ta có: T1=A2 và X1=G2 nên (A1+T1) / (G1+X1) = 0,4 

                                                                            ( A/G=0,4 (1)

Mà liên kết Hiđrô được tính theo công thức : H=2A+3G=760 (2)

từ 1 và 2( A = 80 (nu)

                   G = 200 (nu). 


Số liên kết hóa trị của phân tử ADN = tổng số liên kết hóa trị giữa đường và axit trong một nu + số liên kết hóa trị giữa các nu.

Do ADN dạng vòng nên HT = 2 x N = 2 x 560=1120 (lk).


	1.0

	b. Do tỉ lệ giữa các nu trên mạch 1 là A1: T1: X1: G1 = 1: 3: 4: 6 

và theo nguyên tắc bổ sung ta có

A1=T2= (1x280)/14= 20 nu.

T1=A2= 3 x A1= 60 nu.

X1=G2= 4 x A1= 80 nu.

G1= X2= 6 x A1= 120 nu.
	1.0


Câu 4: (1 điểm).    Mô tả cấu trúc của nhân tế bào?

	Đáp án
	Điểm

	 Nhân cấu tạo gồm 3 phần:






- Màng nhân: là một màng kép, trên màng có nhiều lỗ nhỏ để thực hiện sự trao đổi chất giữa nhân với tế bào chất.

- Nhân con: là nơi tổng hợp ribôxôm cho tế bào chất.

- Nhiễm sắc thể: là vật chất di truyền tồn tại dưới dạng sợi mảnh. Lúc sắp phân chia tế bào, những sợi này sẽ co xoắn lại và dày lên thành các nhiễm sắc thể với số lượng và hình thái đặc trưng cho loài. Thành phần của nhiễm sắc thể gồm có: prôtein và ADN
	0.25

0.25

0.5


Câu 5. ( 1 điểm).

	Đáp án
	Điểm

	 - Tế bào gan là tế bào có nhiều nhân, tế bào hồng cầu là tế bào không nhân. 
 - Tế bào không nhân thì không có khả năng sinh trưởng.

- vì nhân chứa nhiều nhiễm sắc thể mang ADN có các gen điều khiển và điều hoà mọi hoạt động sống của tế bào.
	0.5

0.25

0.25


Câu 6. ( 2 điểm).
	Đáp án
	Điểm

	a. Bạn muốn chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ và pH đến hoạt tính của enzim.
	0.5

	b.  Dùng dung dịch iôt loãng và giấy quỳ tím để nhận biết.
Phương pháp: 

- Dùng iôt nhỏ vào tất cả các ống, chỉ có một ống không có màu xanh tím, đó chính là ống 2 (có tinh bột và nước bọt pha loãng).

Hai ống còn lại 1 và 3 có màu xanh, nghĩa là tinh bột không được biến đổi:

- ống 1 có dung dịch tinh bột và nước bọt, nhưng nước bọt đã đun sôi nên enzim mất hoạt tính; ống 3 có dung dịch tinh bột và nước bọt nhưng có axit là môi trường không thích hợp cho hoạt động của ezim trong nước bọt. Chỉ cần thử bằng quỳ tím sẽ phân biệt được ống 3 và ống 1.


	0.5

0.5

0.5


. Câu 7 (2 điểm). 
	Đáp án
	Điểm

	 Prôtêin đảm  nhận nhiều chức năng quan trọng trong tế bào, cơ thể:

· Chức năng cấu trúc: Prôtêin là thành phần cấu trúc chính của tế bào( màng sinh chất, tế bào chất, nhân).

· Chức năng xúc tác: Prôtêin là thành phần chính của các enzim xúc tác các phản ứng sinh hóa.

· Chức năng điều hòa: Prôtêin là thành phần chính của các hoocmon.

· Chức năng bảo vệ cơ thể: Prôtêin là thành phần của kháng thể.

· Chức năng vận chuyển các chất: Prôtêin cấu tạo nên hêmôglôbin.
	0.25

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25




Câu 8 (2 điểm).

	Đáp án
	Điểm

	Dấu hiệu
	Pha sáng
	Pha tối
	

	Điều kiện xảy ra
	Chỉ xảy ra khi có ánh sáng
	Xảy ra cả khi có ánh sáng và cả trong tối.
	0.5

	Nơi xảy ra 
	Ở tilacôit của lục lạp
	Trong chất nền của lục lạp.
	0.5

	Sản phẩm tạo ra 
	ATP và NADPH ,Ôxi
	Cacbohiđrat ,ADP, NADP.
	0.5

	* Trong quang hợp, pha tối phụ thuộc vào pha sáng vì: Pha tối cần sử dụng các sản phẩm của pha sáng( ATP, NADPH).
	0.5


Câu 9.( 2 điểm).

	Đáp án
	Điểm

	·  Hô hấp tế bào gồm ba giai đoạn chính: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron. 

· Năng lượng ATP được giải phóng dần dần quan ba giai đoạn đó, giai đoạn chuỗi chuyền electron giải phóng nhiều năng lượng nhất.

· Ví dụ. Nguyên liệu hô hấp là 1 phân tử glucôzơ thì năng lượng giải phóng qua các giai đoạn như sau:

- Đường phân: giải phóng 2 ATP.

- Chu trình Crep: giải phóng 2 ATP.

- Chuỗi chuyền electron giải phóng 34 ATP.
	0.5

0.5

1.0




Câu 10.( 4 điểm).
	Đáp án
	Điểm

	·  Gọi 

· số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu là a ( a € N).

· Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là 2n.

( số NST đơn có chung một nguồn gốc trong 1 tế bào là n.

· Ta có:

·  Tổng số NST đơn có trong các tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là: 

a.2n = 360 (1).

· Số tế bào sinh tinh là: a.2n.

· Số tinh trùng được tạo ra là: 4.a.2n.

· Số tinh trùng được thụ tinh là: 4.a.2n.12,5% = 0,5. a.2n = Số hợp tử được hình thành. 

· Tổng số NST đơn trong các hợp tử:  0,5. a.2n. 2n = 2880  (2).

· Từ (1) và (2) suy ra: n = 4.

a. Bộ NST lưỡng bội của loài: 2n = 8. Ruồi giấm.

b. Số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu: a.2n = 360 ( a = 45.

Số tế bào sinh tinh = 45. 24 =  720.


	0.25

0.5

0.25

0.25

0.25

0. 5

0.5

0.5

0.5

0.5


------- Hết---------------

Đề số 11: 

Câu 1:Vì sao tế bào được xem là cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống?
Câu 2:Hãy nêu các đặc điểm về cấu tạo và lối sống của động vật khác biệt với thực vật?
Câu 3:

Nhiệt độ bề mặt quả dưa chuột luôn luôn thấp hơn nhiệt độ xung quanh 1 – 20C. Giải thích?

Câu 4:


Nêu vai trò của mỗi nhóm nguyên tố hóa học có trong tế bào?

Câu 5:


Vì sao nước là dung môi tốt nhất trong tế bào?

Câu 6:


a. Cho các chất: Tinh bột, xenlulozo, photpholipit và protein. Chất nào trong các chất kể trên không phải là polime? 

b.  Tại sao photpholipit có tính lưỡng cực?

Câu 7: Nhà khoa học tiến hành phá nhân của tế bào trứng ếch thuộc nòi A rồi lấy nhân của tế bào trứng ếch thuộc nòi B cấy vào. Ếch con được tạo ra mang đặc điểm chủ yếu của nòi nào? Thí nghiệm chứng minh điều gì?
Câu 8: Tế bào cơ, tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu, loại tế bào nào có nhiều lizoxom nhất? Tại sao?
Câu 9:


Màng trong của ti thể có chức năng tương đương với cấu trúc nào của lục lạp? Giải thích?

Câu 10:


Một gen có 5000Nu, trên mạch 1 của gen có số Nu loại A = 900Nu, gấp đôi số Nu loại T và gấp 3 số Nu loại G. 

a. Tính số lượng và tỉ lệ phần trăm mỗi loại Nu trên cả gen? 

b.  Tính số liên kết Hidro trên gen đó?
-------------------------------------HẾT------------------------------------

ĐÁP ÁN
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	
	1,0

	
	
	Tế bào là cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống vì:
	

	
	
	- Tế bào là đơn vị cấu trúc của mọi cơ thể sống
	0,25

	
	
	- Mọi hoạt động sống chỉ diễn ra trong tế bào
	0,25

	
	
	- Từ tế bào sinh ra các tế bào mới tạo sự sinh sản ở mọi loài
	0,25

	
	
	- Cơ thể đa bào lớn lên nhờ sự sinh sản của tế bào
	0,25

	2
	
	
	1,0

	
	
	Đặc điểm về cấu tạo và lối sống của động vật khác biệt với thực vật:
	

	
	
	Động vật
	Thực vật
	

	
	
	Không có lục lạp chứa sắc tố quang hợp
	Có lục lạp chứa sắc tố quang hợp
	0,25

	
	
	Tế bào không có thành xenlulozo
	Tế bào có thành xenlulozo
	0,25

	
	
	Có hệ thần kinh
	Không có hệ thần kinh
	0,25

	
	
	Phản ứng nhanh, sống di chuyển
	Phản ứng chậm hơn, sống cố định
	0,25

	3
	
	
	1,0

	
	
	Nhiệt độ bề mặt quả dưa chuột luôn luôn thấp hơn nhiệt độ xung quanh 1 – 20C vì:
	

	
	
	+Quả dưa chuột có hình bầu dục → diện tích bề mặt tiếp xúc với môi trường lớn nhất → thoát hơi nước lớn
	0,5

	
	
	+Quả dưa chuột chứa nhiều nước → khi a/s chiếu tới → sự thoát hơi nước diễn ra mạnh
	0,5

	4
	
	
	1,0

	
	
	Vai trò của mỗi nhóm nguyên tố hóa học có trong tế bào:
	

	
	
	+Nguyên tố đa lượng: tham gia cấu tạo tế bào
	0,5

	
	
	+Nguyên tố vi lượng: Tham gia TĐC vì cấu tạo enzym xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào
	0,5

	5
	
	
	1,0

	
	
	Nước là dung môi tốt nhất trong tế bào vì:
	

	
	
	+Nước là phân tử phân cực: Điện tích (+) ở gần mỗi nguyên tử hidro, điện tích 

(-) ở gần nguyên tử oxy
	0,5

	
	
	+Phân tử nước dễ dàng liên kết với phân tử chất tan
	0,5

	6
	
	
	1,0

	
	a
	Chất không phải polime là photpholipit
	0,5

	
	b
	Photpholipit có tính lưỡng cực vì:
	

	
	
	+Photpholipit có cấu trúc gồm: 1 phân tử glixeron liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm photphat (nhóm này nối glixeron với 1 ancol phức)
	0,25

	
	
	+Đầu ancol phức ưa nước, đuôi axit béo kị nước
	0,25

	7
	
	
	1,0

	
	
	+Ếch con được tạo ra mang đặc điểm chủ yếu của nòi B
	0,5

	
	
	+Thí nghiệm chứng minh chức năng của nhân tế bào, nhân tế bào chứa đựng thông tin di truyền của tế bào (nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào)
	0,5

	8
	
	
	1,0

	
	
	+Tế bào bạch cầu có nhiều riboxom nhất 
	0,5

	
	
	+Giải thích: Do tế bào bạch cầu có chức năng tiêu diệt các tế bào vi khuẩn cũng như các tế bào bệnh lí, tế bào già nên nó phải có nhiều riboxom nhất
	0,5

	9
	
	
	1,0

	
	
	+Màng trong của ti thể có chức năng tương đương với màng tilacoit của lục lạp
	0,5

	
	
	+Giải thích: Màng trong ti thể chứa nhiều enzim hô hấp, màng tilacoit chứa nhiều chất diệp lục và enzim quang hợp để thực hiện các chức năng
	0,5

	10
	
	
	1,0

	
	a
	Số lượng và tỉ lệ phần trăm mỗi loại Nu trên cả gen:
	

	
	
	Theo NTBS có:

A1 = T2 = 900Nu

T1​ = A2 = A1/2 = 
[image: image9.wmf]2

900

 = 450Nu

G1 = X2 = A1/3 = 
[image: image10.wmf]3

900

 = 300Nu

X1 = G2 = 
[image: image11.wmf]2

5000

 - (900 + 450 + 300) = 850Nu
	0,25

	
	
	A = T = A1 + A2 = 900 + 450 = 1350Nu

G = X = G1 + G2 = 300 + 850 = 1150Nu
	0,25

	
	
	%A = %T = 
[image: image12.wmf]5000

1350

x 100% = 27%

%G = %X = 
[image: image13.wmf]5000

1150

x 100% = 23%
	0,25

	
	b
	Số liên kết Hidro

Theo NTBS có: H = 2A + 3G = 2.1350 + 3.1150 = 6150Nu
	0,25


-------------------------------------HẾT------------------------------------

Đề số 12: 

Câu 1. (1,5điểm)
     Sự giống nhau giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ. Sự giống nhau đó nói lên điều gì trong sự tiến hoá của sinh vật.

Câu 2. (1,5điểm)
     Trong tế bào có các loại đại phân tử: pôlisaccarit, prôtêin, axit nucleic.

a/ Mỗi loại đại phân tử được cấu tạo từ những nguyên tố nào? Đơn phân của mỗi đại phân tử đó là gì?

b/ Đại phân tử nào có tính đa dạng và đặc trưng cho loài? Đại phân tử nào chứa thông tin di truyền?

Câu 3. (1,5điểm)
a/ Hãy phân biệt m-ARN, t-ARN, r-ARN về cấu trúc. 

b/ Từ đặc điểm về cấu trúc của các loại ARN hãy dự đoán về thời gian tồn tại của mỗi loại trong tế bào? Giải thích tại sao?

câu 4. (1,5điểm) 

Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP. 

a/ Đó là hai loại bào quan nào? 

b/ so sánh cấu trúc của hai loại bào quan đó

 Câu 5. (2,5điểm)

a/ Những hiện  tượng nào trong giảm phân làm xuất hiện nhiều loại giao tử  ? Hãy mô tả hiện tượng đó .Ý nghĩa của nó đối với sự tiến hoá của các loài sinh vật.

b/Tế bào thực vật không có trung thể thì thoi phân bào được hình thành như thế nào?

Câu 6. (2,5điểm) 

a/ Chu kì tế bào là gì? Nêu tóm tắt những sự kiện chủ yếu của các pha G1,S,G2 .

b/ Điều gì xảy ra nếu tế bào không vượt qua được điểm kiểm soát R và prôtêin loại Tubulin không được tổng hợp? Từ sự hiểu biết về chu kì tế bào hãy đề xuất thời điểm gây đột biến gen có hiệu qủa nhất.  

Câu 7. (2,0điểm)
a/ Trình bày tóm tắt cấu tạo của màng sinh học . Tại sao màng sinh học được gọi là màng khảm lỏng? Liệt kê các bào quan có cấu tạo màng sinh học.

b/ Có giả thuyết cho rằng : Nguồn gốc của ty thể  chính là vi khuẩn hiếu khí cộng sinh với tế bào nhân thật theo em giả thuyết đó đã căn cứ vào những dẫn chứng nào?

câu 8 . (1,5điểm) 

a / Viết các phương trình phản ứng để giải thích vì sao cây xanh sinh trưởng , phát triển tốt trên đất có nhiều mùn ?  

b/ Vì sao khi bón phân cần phải kết hợp với tưới nước? Giải thích hiện tượng cây bị chết khi bón quá nhiều phân .

Câu 9. (2,5điểm) 

a/ Quang hợp là gì ? Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ? 

 b/ Trong giờ thảo luận một học sinh cho rằng muốn tăng năng suất cây trồng ta cần tăng khả năng quang hợp và giảm khả năng hô hấp của cây trồng theo em ý kiến đó đúng hay sai ? Giải thích.

Câu10. (3điểm) 

5 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần bằng nhau môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu để tạo ra 930 nhiễm sắc thể(NST) đơn . Các tế bào con sinh ra từ lần nguyên phân cuối cùng đều giảm phân tạo giao tử môi trường nội bào đã cung cấp thêm nguyên liệu dể tạo ra 960 NST đơn .Biết rằng hiệu suất thụ tinh của giao tử là 2,5% và đã hình thành nên 16 hợp tử.

a/ Xác dịnh bộ NST lưỡng bội của loài .

b/ Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai.

c/Xác định giới tính của cơ thể.

d/ Một tế bào sinh giao tử của cơ thể này trong bộ NST lưỡng bội các cặp NST tương đồng đều gồm các cặp có cấu trúc khác nhau và không thay đổi cấu trúc trong giảm phân , khi giảm phân bình thường thực tế cho mấy loại giao tử ? Hãy qui ước ký hiệu cho NST và viết tổ hợp NST trong các loại giao tử đó .  

-----------------  Hết  ---------------------

	Câu

	ý

	Yêu cầu về kiến thức

	điểm


	 1

1,5điểm

	a)

b)

	- Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực đều có màng sinh chất, tế bào chất, vật chát di truyền làAND,Riboxom cũng được cấu tạo từ rARN và prôtein .

- Ty thể và lục lạp của tế bào nhân chuẩn chứa AND và ARN giống AND và ARN của tế bào nhân sơ. ..................................................................................... 

Sự giống nhau giữa tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ phản ánh nguồn gốc thống nhất của sinh giới.......................................................................

	0,5

0,5

0,5


	2

1,5điểm

	a)

b)

	- P«lisacarit:C, H, O ;  Pr«tªin: C, H, O, N, S, P ;   Axit nucleic: C, H, O,N,P

- Đơn phân của polisacarit là glucô, của prôtêin là axit amin, của axit nuclêic là nuclêôtit................................................................................................................

- Prôtêinvà axit nuclêôtit có tính đặc trưng cho loài, axit nuclêic là vật mang thông tin di truyền.............................................

	0,5

0,5

0,5


	3

1,5điểm

	a)

b)

	- m ARN có cấu trúc mạch thẳng, tARN có cấu trúc xoắn tạo ra những tay và thuỳ tròn một trong các thuỳ tròn có mang bộ ba đối mã. .......................

- rARN cũng có cấu tạo xoắn tương tự như tARN nhưng không có các tay, các thuỳ, có cố cặp nu liên kết bổ sung nhiều hơn............................................

- Thời gian tồn tại trong tế bào của rARN là lớn nhất, ít nhất là của mARN vì rARN có nhiều liên két hi®r« hơn cả  và được liên kết với prôtêin nên khó bị en zim phaan huỷ tiếp theo là tARN, mARN không có cấu tạo xo¸n không có liên kết hi®r« nên dễ bị enzim phân huỷ nhất.............................................
	0,5

0,5

0,5


	4

1,5điểm

	a)

b)

	- Đó là Lục lạp và Ty thể..........................................................................

- Giống nhau: Đều có màng kép bao bọc, đều có ADN dạng vòng, ARN, riboxom, chứa ty thể, có 1 số Protein tham gia vào chuõi chuyền electron......

Khác nhau: Lục lạp chứa các phân tử diệp lục, ty thể chứa hệ enzim hô hấp......... .......................................................................................................

	0,5

0,5

0,5


	5

2,5điểm

	a)

b)

	- Hai hiện tượng làm  xuất hiện nhiều loại giao tử trong giảm phân là:

+ Phân ly độc lập , tổ hợp tự do của các NST và trao đổi đoạn.

+ Hiện tượng phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các NST xảy ra ở kỳ giữa của giảm phân 1. Một NST kép của cặp tương đồng này có thể phân ly và tổ hợp với 1 trong 2 NST kép của các cặp tương đồng kia......................

-Hiện tượng trao đổi đoạn xảy ra ở kỳ đầu của giảm phân 1 do NST kép tiếp hợp quá chặt dẫn đến trao đổi đoạn và hoán vị gen.....................................

- Ý nghĩa: Làm đa dạng phong phú đối với sinh vật, tạo nguyên liệu cho quá trình tiến hoá................................................................................................

- Tế bào thực vật không có trung thể nhưng có những vùng đặc trách như trung thể có vai trò tạo ra thoi phân bào................................................................

	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


	6

2,5điểm

	a)

b)

	- Chu kì tế bào là trình tự các sự kiện mà tế bào trải qua và lặp lại giữa các lần nguyên phân liên tiếp mang tính chất chu kì...............................................

- Pha G1: Tế bào chuẩn bị các tiền chất cho quá trình tổng hợp ADN, hình thành thêm các bào quan. Trong pha G1 có điểm kiểm soát R......................

Pha S: Tổng hợp ADN, NST tự nhân đôi.....................................................

- Pha G2: Tổng hợp các bào quan, protein loại tubulin cần thiết cho sự hình thành thoi phân bào......................................................................................

- Nếu tế bào không vượt qua điểm kiểm soát R sẽ đi vào trạng thái biệt hoá ,nếu tubulin không được tổng hợp, thoi vô sắc không được hình thành........

- Thời điểm gây đột biến gen có hiệu quả là tác động vào pha S lúc ADN đang nhân đôi.................................................................................................................
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


	7

2,0điểm

	a)

b)

	- Gồm lớp kép phốt pho li pit, có nhiều loại prôtêin khảm động trong lớp kép phôt pho lipit ngoài ra còn có các phân tử cácbonhiđrat, tế bào động vật còn có colesteron, trên màng có nhiều lổ nhỏ.........................................................

- Các phân tử prôtêin có thể di chuyển vị trí trong lớp phốt pho lipit do vậy màng được gọi là màng khảm lỏng (khảm động)........................................

- Trừ ribôxom và trung thể còn tất cả các bào quan khác đều có màng sinh học....................................................................................................................

Dẫn chứng : Ti thể và vi khuẩn đều có màng kép , có ADN dạng vòng 

chuỗi chuyền electron xảy ra trên màng trong , ribôxôm cũng có cấu tạo giống nhau.......................................................................................
	0,5

0,5

0,5

0,5


	8

1,5điểm

	a)

b)

	- Các phương trình phản ứng: .................................................................

+ Mùn → NH3 + CO2 + H2O.

+ NH3 + 3O2 → 2 HNO2 + 2H2O + Q

+ 2 HNO2 + O2 → 2 HNO3 + Q

+ HNO3 + NaCl → NaNO3 + HCl

+ NaNO3 → Na+ + NO3- (Dạng cây hấp thụ)

- Bón phân phải kết hợp với tưới nước vì cây hấp thụ khoáng dưới dạng ion, sự hấp thụ nước và khoáng xảy ra đồng thời.............................................................

- Khi bón quá nhiều phân, nồng độ khoáng trong dung dịch đất lớn hơn trong dịch tế bào lông hút dẫn đến cây hấp thụ nước khó khăn. Mặt khác sự thoát hơi nước làm cây bị mất nước vì thế cây bị chết.............................................
	0,5

0,5

0,5


	9

2,5điểm

	a)

b)

	- Quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ thự hiện nhờ sắc tố quang hợp và năng lượng của ánh sáng..................................................

- Hô hấp là quá trình chuyển hoá năng lượng diễn ra trong mọi tế bào sống, trong quá trình này chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gian và cuối cùng tạo thành CO2  và H2O đồng thời năng lượng được tích luỹ trong chất hữu cơ được chuyển thành năng lượng trong ATP..............................

- Mối quan hệ: 

+ Quang hợp và hô hấp là 2 quá trình sinh lý ngược chiều nhau nhưng thống nhất với nhau.........................................................................................................

+ Sản phẩm của qúa trình này là nguyên liệu cho quá trình kia và ngược lại.

+ Quang hợp và hô hấp có chung nhiều sản phẩm trung gian là các axit hữu cơ.

- Ý kiến của học sinh đó là sai ..................................................................

  vì tuy quang hợp và hô hấp ngược chiều nhau nhưng hô hấp có tốt thì quang hợp mới hiệu quả, mặt khác 2 quá trình này có quan hệ mật thiết với nhau vì vậy muốn nâng cao năng suất cây trồng phải chú ý nâng cao cả khả năng quang hợp và hô hấp. .........................................................................................
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


	10

3,0diểm

	a)

b)

c)

d)

	Bộ NST 2n:

- Số lượng NST cung cấp cho giảm phân chính bằng số NST có trong các tế bào con tham gia giảm phân 

Gọi 2n là số lượng NST của loài ta có.

5x2n + 930 = 960 , Giải ra có 2n = 6 .............................................................

Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục.

Gọi k là số lần nguyên phân, ta có 

5x6 (2k - 1) = 930, giải ra co k = 5................................................................

Giới tính của cơ thể

Số tế bào con tham gia giảm phân:

960/6 = 160

Số giao tử tạo ra : (16x100)/2,5 = 640

Số giao tử được tạo ra từ 1 tế bào sinh giao tử: 640/160 = 4

Vậy cơ thể đó là đực.....................................................................................

Số loại giao tử: Chỉ hình thành 2 trong 8 loại giao tử.................................

Ký hiệu bộ NST 2n là AaBbDd

2 loại giao tử là ABD và abd 

                        hay ABd và abD

                        hay AbD và aBd

                        hay Abd và aBD.................................................................

	0,75

0,5

0,75

0.5

0.5



	


-----------------  Hết  ---------------------

Đề số 13: 

Câu 1( 4 điểm): Mạch thứ nhất cùa gen có G = 75, hiệu suất giữa X với T bằng 10% số Nuclêotit của mạch. Ở mạch thứ hai, hiệu số giữa T va G bằng 10% số nuclêotit của mạch . Hãy xác định:

a. Tỉ lệ % và số lượng từng loại nuclêotit trong mỗi mạch đơn của gen.

b. Tỉ lệ % và số lượng từng loại Nuclêotit của gen

c. Chiều dài, khối lượng, số liên kết photphodieste giữa axit va đườngcó trong gen trên

Câu 2 (4 điểm): Thế nào là bào quan của tế bào? Phân biệt sự khác nhau trong cấu trúc và chức năng của các bào quan trong tế bào chất?

Câu 3 (4 điểm): Hãy dùng sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp hiếu khí của tế bào ?

Câu 4 (4 điểm): Bốn tế bào A, B, C, D đều thực hiện quá trình nguyên phân . Tế bào B có số lần nguyên phân gấo ba lần so với tế bào A và chỉ bằng ½ số lần nguyên phân của tế bào C. Tổng số lần nguyên phân của cả bốn tế bào là 19. Hãy xác định: 

a. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào trên .

b. Số thoi vô sắc xuất hiện qua quá trình nguyên phân của cả bốn tế bào 

c. Nếu môi trường nội bào cung cấp tất cả là 3492 NST đơn thì bộ NST lưỡng bội của loài bằng bao nhiêu?

Câu 5 (4 điểm): a. Quá trình làm sữa chua, vì sao sữa đang ở trạng thái lỏng trỡ thành sệt 


b. Vì sao ăn sữa chua lại có ich cho sức khoẻ ?


c. Trong điều kiện thích hợp nhất, thời gian thế hệ của vi khuẩn (vibrio cholerae) là 20 phút. Trong một quần thể ban đầu  có 9. 105 tế bào vi khuẩn ; sau thời gian 146 phút số lượng  tế bào trong quần thể là bao nhiêu ?

HẾT 
ĐÁP ÁN
Câu 1:

a. Tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại Nuclêotit trong mỗi mach đơn:


- Gọi A1, T1, G1, X1: Các loại Nuclêotit trong mạch thứ nhất 


         A2, T2,G2 , X2 : Các loại nuclêotit trong mạch thứ hai


- Theo đề ta có: X1 – T1 = 10% => T1 =X1 – 10% 


(1)




   T2 – G2 = A1 – X1 = 10% => A1 = X1 + 10% 
(2)




   G2 - X2 = X1 – G1  = 20% => G1 = X1 – 20% 
(3)




   A1 + T1 + G1 + X1 = 100% 


(4)

Thay (1), (2), (3) vào (4) ta có : 




X1 + 10% + X1 – 10% + X1 – 20% + X1 = 100%

Suy ra 

X1  = 30% 

· Thay vào (1) => T1  = 30% - 10% = 20%.

· Thay vào (  2 ) => A1 = 30% + 10% = 40%.

· Thay vào ( 3) => G1 = 30% - 20% = 10%.

Vậy tỷ lệ % và số lượng từng loại Nuclêotit trong mỗi mạch đơn của gen:

Mạch 1       

Mạch 2


Tỉ lệ %


Số lượng

A1

= 
T2 

= 
40%

=
( 40: 10 ): 75 = 300 ( Nu )

T1

= 
A2 

= 
20%

= 
( 20 : 10 ) : 75 = 150 ( Nu )

G1

= 
X2 

= 
10%

= 

      
75 ( Nu )

X1

= 
G2

= 
30%

= 
( 30 : 10 ) x 75 = ( 225 Nu )

b. Tỷ lệ % số lượng từng loại Nuclêotít của gen: 

- Về số lượng: A=T=300+150=450 ( Nu )

G=X=75+225=300 ( Nu )

· Về tỷ lệ % : A = T = ( 40%+20% ): 2 = 30%

· G = X = ( 10%+30% ) : 2 = 20%

c. Chiều dài, khối lượng, số liên kết phốtphođieste giữa axít và đường của gen

- Chiều dài gen: ( 450 + 300 ) x 3,4 Ao = 2550 A0
- Khối lượng gen: ( 450 + 300 ) x 2 x 300 đvC = 45 x 104 đvC

- Số liên kết phôtphođieste giữa axít và đường: [ ( 450 + 300 ) x 2 x 2 ] – 2 = 2998 liên kết.

Câu 2: 

· Bào quan là cấu trúc siêu hiển vi định khu tại từng vùng riêng biệt trong tế bào chất và thực hiện một chức năng nhất định.

· Bảng phân biệt sự khác nhau trong cấu trúc màng và chức năng của các bào quan trong tế bào

	Bào quan
	Cấu trúc màng
	Chức năng

	Ti thể
	Màng kép
	Hô hấp tế bào

	Lục lạp
	Màng kép
	Quang hợp

	Lưới nội chất
	Màng đơn
	Vận chuyển nội bào

	Lưới nội chất hạt
	Màng đơn
	Vận chuiyển nội bào tổng hợp Prôtêin

	Bộ máy gôngi
	Màng đơn
	Đóng gói và xuất xưởng các sản phầm prôtêin, glicôprôtêin

	Lizoxom
	Màng đơn, dạng bóng
	Tiêu hoá nội bào

	Không bào
	Màng đơn dạng bóng
	Tạo sức trương, dự trữ các chất

	Ribôxom
	Không có màng
	Tổng hợp Prôtêin

	Trung thể
	Không có màng
	Phân bào


Câu 3:     tao  ATP, NADH
[image: image14.wmf]



        diều kiện có O2
chất nền ti thể

Glucôzơ
2phân tử axit piruvic
Acetyl Co.A
Chu trình Creb


H2O








       tại chất nền ti thể

                                                                                                                                                 CO2 + ATP +                     

                                               ATP                                Chuổi truyền electron                       NADH + FADH2                         
Câu 4:                                                                                                                      Màng trong ti thể

Số lần nguyên phân: 

+ Gọi x : số lần nguyên phân của tế bào A 

       3 x : số lần nguyên phân của tế bào B

       6 x : số lần nguyên phân của tế bào C

        y   : số lần nguyên phân của tế bào D ( x, y 
[image: image15.wmf]Î

 Z+  )

Ta có: x + 3 x + 6 x  + y = 19

10 x + y = 19 => x = 1, y = 9

Vậy các tế bào A,B,C,D có số đợt nguyên phân lần lượt là: 1, 3,6,9

b. Số thoi vô sắc xuất hiện: 

 21 – 1 + 23 – 1 + 26 – 1 + 29 – 1 = 582 thoi

c. Bộ lưỡng bội: gọi 2 n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ( n 
[image: image16.wmf]Î

 Z+ )

Ta có: ( 21 – 1 ) x 2n + (  23 – 1 ) x 2 n + ( 26 – 1 ) x 2n + ( 29 – 1 ) x 2n  = 3492 

2 n [21 – 1 + 23 – 1 + 26 – 1 + 29 – 1 ] = 3492 => 2n = 3492: 582 = 6

Câu 5: 

· Sửa từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái sệt là do khi axítlactíc được hình thành, PH của dung dịch sửa giảm, Prôttêin của sữa đã kết tủa.

· Trong đường ruột có nhiều loại vi khuẩn có hại ( như vi khuẩn gây thối ). Khi ăn sữa chua, vi khuẩn lactíc trong sữa chua sẽ ức chế vi khuẩn gây thối phát triển. Vì vậy sữa chua không những cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể mà còn đề phòng vi khuẩn gây thối gia tăng, bảo đảm quá trình tiêu hoá bình thường không gây hiện tượng đầy hơi trướng bụng.

· 2n = 27 

N = N0 x 2n = 9 x 105 x 27 

Nấm mốc
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